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Tác giả luận án 



MỞ ĐẦU 

1. Trong luận án này chúng tôi sẽ áp dụng một số kết quả của lý thuyết phương 

trình toán tử trong không gian Banach có thứ tự, để nghiên cứu cấu trúc nghiệm của một số 

lớp phương trình và bất phương trình vi phân. 

Lý thuyết phương trình toán tử trong không gian Banach có thứ tự được hình thành 

trong công trình mở đầu [22] của M. Krein và A. Rutman vào những năm 1940  và được 

phát triển rực rỡ vào thời kỳ 1950-1980 trong các công trình của M. A. Krasnoselskii và các 

học trò của ông [19,20,21], của H. Schaffer, H. Amann, N. E. Dancer, R. Nussbaum, … (xem 

[3,11,33] và các tài liệu tham khảo trong đó). Các kết quả trừu tượng của lý thuyết này tìm 

được những ứng dụng rộng rãi trong việc nghiên cứu định tính và định lượng nhiều lớp 

phương trình và bất phương trình vi phân xuất phát từ cơ học, vật lý, hóa học, y-sinh học, … 

vì những ưu điểm sau: 

 Chúng cho phép chứng minh sự tồn tại nghiệm với các tính chất đặc biệt như tính 

dương, tính lồi, … là những tính chất cần có của nghiệm các phương trình xuất phát từ những 

mô hình thực tế.  

 Chúng cho phép chứng minh sự tồn tại nghiệm của những phương trình chứa các hàm 

gián đoạn là những phương trình thường gặp trong thực tế. 

Đến nay, việc xây dựng lý thuyết phương trình toán tử trong không gian Banach có thứ 

tự về cơ bản đã hoàn thành và sự chú ý được tập trung vào việc tìm những ứng dụng của lý 

thuyết vào các lớp bài toán mới. Chính từ việc nghiên cứu các lớp phương trình mới mà gần 

đây cũng đã nhận được một số kết quả trừu tượng mới [8,9,26,28].  

Luận án gồm phần mở đầu, kết luận và hai chương. Trong chương 1 chúng tôi nghiên 

cứu cấu trúc tập nghiệm của một số lớp phương trình vi phân thường chứa tham số. Trong 



chương 2 chúng tôi chứng minh sự tồn tại nghiệm cực trị (nghĩa là nghiệm lớn nhất, nhỏ 

nhất) cho hai bài toán dạng biến phân. 

2. Các bài toán được khảo sát ở chương 1 có dạng tổng quát sau: 

Cho  X  là không gian Banach thực và  XP   là một nón, ),0(I    hoặc  

  PPI:F,,0I   là ánh xạ hoàn toàn liên tục. Xét bài toán tìm cặp   \PI)x,(  

thỏa mãn phương trình: 

    )x,(Fx  .              (0.1) 

Thông thường, nghiệm của (0.1) không tồn tại đơn lẻ, rời rạc và ta quan tâm nhiều về 

vấn đề, liệu tập nghiệm:  

        )x,(Fx:\PI)x,(  

có chứa một tập con liên thông hay không và tập các giá trị    để (0.1) có nghiệm, có 

lấp đầy một khoảng hay không. Các tác giả H. Amann, E. N. Dancer, R. Nussbaum, Nguyễn 

Bích Huy, … đã nhận được các kết quả về sự phân nhánh toàn cục của tập nghiệm    của 

phương trình (0.1) trong không gian có thứ tự, tương tự định lý Rabinowitz. Tuy nhiên, việc 

nghiên cứu tập nghiệm   chỉ thuận lợi khi ánh xạ  F  khả vi Frechet tại  

   hoặc   .  

Trong luận án chúng tôi sẽ khảo sát các phương trình với ánh xạ không khả vi tại    

hoặc  . Do đó, để nghiên cứu cấu trúc nghiệm của (0.1) chúng tôi áp dụng phương pháp 

của Krasnoselskii khảo sát riêng rẽ cấu trúc của tập: 

       )x,(:I\PxS  

(tập hình chiếu của     lên  X ) và sau đó tập các giá trị I  để (0.1) có nghiệm. Ta 

có định nghĩa sau của Krasnoselskii [20]. 

Định nghĩa 

Ta nói tập  S  là nhánh liên tục, không bị chặn xuất phát từ     nếu với mọi tập mở, bị 

chặn  G  thì   GS . 



Khi tập nghiệm  S  là nhánh liên tục, không bị chặn, Krasnoselskii đã chứng minh một 

định lý bảo đảm tập các giá trị     để (0.1) có nghiệm, lấp đầy một khoảng. Tuy nhiên theo 

chúng tôi, các giả thiết mà Krasnoselskii đưa ra chưa đủ và trong chứng minh của ông còn 

một khoảng trống. Trong §1 của chương 1 chúng tôi đưa ra và chứng minh một chỉnh lý kết 

quả trên của Krasnoselskii (định lý 1.1.8). Cũng trong §1 này chúng tôi cũng chứng minh 

một số kết quả về hàm lõm và nêu một số kết quả đã có về đánh giá bán kính phổ của các 

toán tử tuyến tính u0-bị chặn. Các kết quả này được sử dụng nhiều lần ở các mục sau. 

Ở §2 của chương 1 chúng tôi nghiên cứu bài toán biên giá trị riêng sau: 

   
,0)1(x)0(x

,1t0,0)x(f)t(ax//




                    (0.2) 

trong đó   1,0:a |R+ , f: |R+  |R+  là các hàm liên tục, không đồng nhất bằng 0  trên 

mọi khoảng và tồn tại các giới hạn: 
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Bài toán (0.2) xuất phát từ nhiều lĩnh vực của khoa học tự nhiên (xem  

[17] và tài liệu tham khảo ở đó). Nếu f,f0  là các số hữu hạn, khác 0 thì các toán tử tích 

phân tương ứng với bài toán biên (0.2) có đạo hàm tại     hoặc   . Trong luận án chúng tôi 

cho phép f,f0  có thể bằng 0  hoặc   . Khi nghiên cứu bài toán (0.2) trong [17], các tác 

giả  J. Henderson  và H. Wang không khảo sát cấu trúc của tập nghiệm  S  hoặc   và 

dùng một định lý  Krasnoselskii về điểm bất động trong nón để chứng minh tồn tại một 

khoảng các giá trị    để bài toán (0.2) có nghiệm dương. Chúng tôi dùng phương pháp khác 

để nghiên cứu (0.2). Đầu tiên chúng tôi dùng lý thuyết bậc tôpô của trường compắc với toán 

tử dương để chứng minh tập nghiêm  S  của (0.2) tạo thành nhánh liên tục không bị chặn. 

Dựa vào kết quả này và định lý 1.1.8, chúng tôi nhận được một khoảng cụ thể các giá trị    

để (0.2) có nghiệm dương, khoảng này rộng hơn khoảng nhận được trong [17]. Kết quả trình 



bày ở §2 chương 1 đã được công bố  

trong [ I ]. 

Trong §3 chương 1 chúng tôi khảo sát bài toán biên giá trị riêng: 

    
,0)1(x)0(x

,1t0,0)x,x,t(f)x( ///



          (0.3) 

trong đó   
/

/2p/// x.x)x( 









 và gọi là toán tử p-Laplace. Bài toán dạng (0.3) mô tả 

nhiều hiện tượng trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và được nhiều nhà toán học quan tâm 

nghiên cứu trong thời gian gần đây (xem  [1,13,14,15] và các tài liệu tham khảo ở đó).  

Trong [1], các tác giả     R. Agarwal, H. Lü, D. O’Regan nghiên cứu bài toán (0.3) với hàm  

f  không phụ thuộc đạo hàm x/ và chứng minh tồn tại khoảng giá trị    để bài toán có 1 

nghiệm dương hoặc 2 nghiệm dương.  Chúng tôi vẫn áp dụng phương pháp Krasnoselskii để 

nghiên cứu (0.3) và đã nhận được các kết quả sau: 

 Tập nghiệm  S  của (0.3) là nhánh liên tục không bị chặn xuất phát từ  . 

 Tập các giá trị   để (0.3) có nghiệm dương sẽ lấp đầy một khoảng. 

Khoảng này rộng hơn khoảng nhận được trong [1 ]. Hơn nữa, các đầu mút của khoảng 

trong luận án được tính bằng các công thức gọn và rõ ràng hơn so với các đầu mút của 

khoảng được tìm trong [1]. Để nhận đuợc kết quả tốt hơn này chúng tôi đã chứng minh một 

số kết quả phụ có ý nghĩa độc lập về các bất phương trình vi phân và về giá trị riêng chính 

của toán tử p-Laplace. 

Các kết quả nhận được ở §3 của chương 1 đã được công bố trong  

[ V ] . 

Trong §4 của chương 1 chúng tôi nghiên cứu bài toán biên chứa tham số sau: 

   

.0)1(x)0(x

,1t0,0x
1

,xfx /2//















         (0.4) 



Như được chỉ ra trong [20], bài toán biên (0.4) xuất phát từ bài toán tìm nghiệm  tuần 

hoàn (chu kỳ chưa biết) của phương trình vi phân ôtônôm bậc 2 sau đây thường gặp trong 

lĩnh vực cơ học thiên thể  

   0)y,y(fy ///  . 

Tuy được đặt ra từ lâu nhưng việc nghiên cứu (0.4) mới đạt được kết quả về tồn tại 

nhánh liên tục không bị chặn của tập nghiệm. Krasnoselskii chứng minh kết quả này cho 

trường hợp  f  không phụ thuộc đạo hàm  x/, Bakhtin và Nguyễn Bích Huy [25] chứng minh 

cho trường hợp tổng quát. Vấn đề về tồn tại một khoảng cụ thể  các giá trị    để (0.4) có 

nghiệm, cho đến nay vẫn chưa được nghiên cứu thỏa đáng. Trong luận án chúng tôi đã nhận 

được các  kết quả sau đây về bài toán (0.4). 

 Tập nghiệm  S  của (0.4) là nhánh liên tục không bị chặn xuất phát từ   nếu  f  

thỏa điều kiện: 

q/
2

/
1 x.c)x(g)x,x(f)x(g             (0.5) 

với  )1,0(q,0c    và  :g,g 21 |R+ |R+  là các hàm liên tục, không bằng hằng 0 trên 

mọi khoảng. 

Nếu so với giả thiết sau đây được đặt ra trong [25]: 

  )2,0(r,x1)x(c)x,x(fbax
r// 






   

thì chúng tôi đã giảm nhẹ điều kiện về chặn dưới nhưng làm chặt điều kiện về chặn 

trên của hàm  f . 

 Với giả thiết (0.5) và giả thiết về tồn tại giới hạn khi  0x  , x  của 

các hàm 
x

)x(g1 , 
x

)x(g2  chúng tôi đã nhận được hai kết quả về khoảng giá trị    để (0.4) 

có nghiệm. 

Các kết quả của §4 đã được công bố trong [ IV ]. 



3. Trong chương 2 của luận án chúng tôi đã sử dụng một định lý về điểm bất động 

của ánh xạ tăng trong không gian có thứ tự để chứng minh sự tồn tại nghiệm cực trị cho hai 

bài toán dạng biến phân. Việc áp dụng trực tiếp các định lý điểm bất động vào các bài toán 

biến phân thường gặp khó khăn. Phương pháp của chúng tôi là sử dụng các kết quả của lý 

thuyết phương trình đạo hàm riêng để đưa bài toán biến phân về bài toán tìm điểm bất động 

của một ánh xạ tăng. Sau đó nhờ định lý về tồn tại điểm bất động cực trị của ánh xạ tăng 

mà chứng minh sự tồn tại nghiệm cực trị của bài toán biến phân ban đầu. 

Trong §2 của chương 2 này chúng tôi nghiên cứu bài toán tìm nghiệm yếu cực trị cho 

phương trình logistic, là một trường hợp đặc biệt của phương trình elliptic sau: 

    treân0u,trong)u,x(fu ,         (0.6) 

với   |RN  là miền mở, bị chặn với biên trơn, :f |R|R  là hàm Caratheodory. 

Khi   f  là hàm khả vi, Amann và Crandal [2] đã chứng minh sự tồn tại nghiệm cổ điển 

  )(WhoaëcClôùpthuoäc p,2
0

2   lớn nhất và nhỏ nhất của (0.6) giữa một nghiệm dưới 

và một nghiệm trên đã cho. Sự tồn tại nghiệm yếu lớn nhất, nhỏ nhất của (0.6) giữa nghiệm 

yếu dưới và nghiệm yếu trên được chứng minh bởi Dancer – Sweers [12] khi  f  liên tục và 

Carl-Heikkila [10] khi  f  có thể gián đoạn. Gần đây tác giả Nguyễn Bích Huy [27] đã 

nghiên cứu sự tồn tại nghiệm yếu cực trị của (0.6) theo hướng giả thiết tồn tại nghiệm yếu 

dưới và thay điều kiện tồn tại nghiệm yếu trên bằng điều kiện bị chặn của tập các nghiệm 

dưới yếu. Trong luận án chúng tôi cũng nghiên cứu theo hướng này. 

Xét phương trình logistic mô tả sự tăng trưởng của thú trong môi trường tự nhiên: 

    treân0v,trongvv)x(mv qn ,          (0.7) 

trong đó n  |N, q>1 và hàm trọng  m(x) thuộc một không gian hàm cụ thể. Trường hợp  

n = 1 (mô hình khuếch tán tuyến tính) và m(x) bị chặn sự tồn tại nghiệm cổ điển được 

nghiên cứu từ những năm 1980. Trường hợp  1n   và )(L)x(m s    với  s , sự tồn tại 

nghiệm yếu của (0.7) được nghiên cứu bởi J. Hernandez, Drabek [13,18] và Nguyễn Bích 

Huy  



[27]. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tính chính qui của nghiệm yếu phụ thuộc vào độ lớn của  s:  

khi  s >N nghiệm yếu thuộc lớp  1C , khi 
)1q(2

Nq
s


  nghiệm yếu thuộc )(L)(W 2,1

0   . 

Trường hợp  n>1  và 
2

N
s    cũng được nghiên cứu trong [18].  

Trong luận án chúng tôi xét trường hợp  n>1 và cho phép  s  có thể nhỏ hơn 
2

N
. 

Bằng phép biến đổi nvu   bài toán biên (0.7) được đưa về dạng: 

  qr uu)x(mu    trong   ,   treân0u ,  (0.8) 

vôùi     r<q,   r<1. 

Với giả thiết: 

  
)r21q(N)1q(2

)1q(N2
s,)(L)x(m s




  

và giả thiết về chặn dưới của  m(x)  chúng tôi đã chứng minh sự tồn tại nghiệm yếu cực 

trị của (0.8) trên khoảng   ,u0   với  0u  được xây dựng cụ thể qua các dữ kiện của bài 

toán. Kết quả này đã được công bố trong[ III ]. 

Trong §3 của chương 2 chúng tôi xét bài toán tìm nghiệm cực trị của bất đẳng thức biến 

phân sau: 

Tìm hàm  v  thỏa mãn: 

  















 ),(LKw,dx)wv)(v,x(fwv,Av

),(L)v,x(vf,)(L)v,x(f,Kv 11

 (0.9) 

trong đó:  

  |RN  là miền mở, bị chặn có biên trơn, 

   )(L)(W0,treânn.k.hw:)(WwK p,1
0

p,1
0   , 

  vvdivAv
2p



  là toán tử p-Laplace, 

 



 dx)wv(.vvwv,Av

2p
. 



 




khaùckieänñieàusoámoätthoûavaøvbieántheogiaûm

,ubieántheotaêng:Fvôùi)u,u,x(F)u,x(f
 (0.10) 

Sự tồn tại nghiệm của bài toán (0.9) được Boccardo, Giachetti, Murat chứng minh trong 

[5] khi hàm  f  là hàm Caratheodory và thỏa mãn một số điều kiện trong đó có điều kiện 

0)u,x(uf  . 

Vấn đề tồn tại nghiệm cực trị của bất đẳng thức biến phân mới được nghiên cứu gần 

đây trong các bài báo [31,32] của Lê Khôi Vỹ, sau khi tác giả đưa ra một định nghĩa chỉnh 

về nghiệm dưới và nghiệm trên cho bất đẳng thức biến phân. Sử dụng khái niệm nghiệm 

dưới, nghiệm trên này và các kỹ thuật trong lý thuyết của phương trình đạo hàm riêng, Lê 

Khôi Vỹ đã chứng minh sự tồn tại nghiệm cực trị của một số lớp bất đẳng thức biến phân. 

Để chứng minh sự tồn tại nghiệm cực trị của (0.9) chúng tôi đã sử dụng phương pháp khác. 

Đó là sử dụng kết quả của [5] về bài toán (0.9) khi  f  là hàm tăng theo biến  u.  Với   f  thỏa 

(0.10), bài toán (0.9) được đưa về bài toán điểm bất động của ánh xạ tăng. Điểm bất động 

cực trị của ánh xạ này chính là nghiệm cực trị  của (0.9). Phương pháp tiếp cận này cho 

phép chúng tôi xét các hàm  f  có thể gián đoạn theo biến  u. Các kết quả của luận án về 

bài toán (0.9) đã được công bố trong [ II ]. 

4.  Các kết quả của luận án đã được công bố trong các bài báo  [ I-V ]   

và được báo cáo trong hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ 5 tại Huế (9/2002), Hội nghị 

khoa học khoa Toán – Tin học ĐHSPTpHCM lần thứ 2 (12/2002). 

|R+|R+ |R 



CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH  

CHỨA THAM SỐ 

 

Trong chương này của luận án chúng tôi nghiên cứu cấu trúc nghiệm của các phương 

trình vi phân chứa tham số sau: 

 )1,0(t,0)x(f)t(ax //  ,    

   )1,0(t),x,x,t(f)x( ///  ,    

(Ở đây )1p,xx)x(
2p




 

 )1,0(t,0x
1

,xfx /2// 









 ,    

với điều kiện biên: 

  x(0) = x(1) = 0.        

Chúng tôi sẽ sử dụng một số kết quả của lý thuyết phương trình toán tử trong không gian 

Banach có thứ tự để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm dương của các bài toán trên. Với một số 

giả thiết đặt lên hàm f chúng tôi chứng minh được rằng tập nghiệm dương của các bài toán 

này là nhánh liên tục không bị chặn, và tập các giá trị   để các bài toán đó có nghiệm 

dương, lấp đầy một khoảng với các đầu mút có thể xác định được. 

Các kết quả của chúng tôi về các bài toán được xét tốt hơn các kết quả liên quan của J. 

Henderson và H. Wang; của R. Agarwal, H. Lu,  

D. O’Reagan và của M. Krasnoselskii. Điều đó có được là do: 



 Chúng tôi đã chứng minh một số kết quả về hàm lõm, cho phép xét các phương trình 

vi-tích phân trên không gian ]1,0[C  thay vì trên không gian ]1,0[C1 . 

 Chúng tôi đã sử dụng một cách hệ thống các kết quả về toán tử tuyến tính u0-bị chặn 

để đánh giá dáng điệu tiệm cận của tham số  . 

 Chúng tôi đã chứng minh và sử dụng các kết quả phụ về giá trị riêng chính của toán tử 

p-laplace một chiều và về bất phương trình vi phân chứa toán tử p-laplace. 

Phương pháp của luận án nghiên cứu các bài toán ở chương này có thể áp dụng cho các 

điều kiện biên khác sao cho hàm Green tương ứng là không âm hoặc cho các phương trình 

vi phân bậc cao với điều kiện biên nhiều điểm. 

§1. CÁC KHÁI NIỆM VÀ KẾT QUẢ ĐƯỢC SỬ DỤNG. 

A. Không gian Banach có thứ tự 

Định nghĩa1.1.1. 

Cho không gian Banach thực  X.  

 Tập  XK   gọi là một nón trên X nếu: 

i) K là tập đóng,  K . 

ii) 








.0tmoïivôùiKtK

KKK
 

iii)   )K(K . 

 Nếu XK   là nón thì thứ tự trong X sinh bởi nón K được định nghĩa như sau: 

yx     khi và chỉ khi   Kxy  . 

Chú ý rằng trong lý thuyết phương trình trong không gian có thứ tự, thuật ngữ nón được 

dùng để chỉ tập  K  thỏa mãn các điều kiện i)–iii). Trong Giải tích đa trị, Lý thuyết điều 

khiển, …, tập  K  thỏa các điều kiện i)–iii) gọi là nón lồi đóng nhọn. 

Định nghĩa1.1.2. 

Cho  X  là không gian Banach với thứ tự sinh bởi nón K. Khi đó ta nói: 



 K  là nón sinh nếu:   K – K = X. 

 K  là nón chuẩn nếu: 

  yNxyx:Ky,x,0N  . 

 K  là nón chính qui nếu: Mọi dãy đơn điệu tăng bị chặn trên đều hội tụ. 

 K  là nón hoàn toàn chính qui nếu: Mọi dãy đơn điệu tăng bị chặn theo chuẩn, đều 

hội tụ. 

Ta dễ dàng kiểm tra rằng: 

 Nón các hàm không âm trong không gian  C(X)  các hàm liên tục trên không gian 

compắc  X  là nón sinh, nón chuẩn nhưng không là nón chính qui. 

 Nón các hàm không âm  h. k. n  trong   ,XLp ,  )p1(   là nón sinh, nón hoàn 

toàn chính qui.  

B. Toán tử tuyến tính  u0-bị chặn 

Định nghĩa 1.1.3. 

Cho X là không gian Banach với thứ tự sinh bởi nón  K  và XX:A   là toán tử tuyến 

tính và   \Ku0 . 

  Toán tử  A  gọi là dương nếu:   K)K(A  ,  

nói cách khác: 

0)x(A0x,Xx  . 

  Toán tử  A  gọi là u0-bị chặn trên nếu:  Với mỗi    \Kx  tồn tại số tự nhiên  n = 

n(x), số  a = a(x) > 0 sao cho 

0
n au)x(A  . 

  Toán tử  A gọi là u0-bị chặn dưới nếu: Với mỗi    \Kx  tồn tại số tự nhiên  n = 

n(x), số  b = b(x) > 0 sao cho 

0
n bu)x(A  . 



  Nếu  A  là u0-bị chặn dưới và u0-bị chặn trên thì ta nói  A  là u0-bị chặn hay  u0-

dương. 

Trong các phần sau chúng ta cần các kết quả dưới đây về đánh giá bán kính phổ của 

toán tử tuyến tính dương (xem trong [20,21]). 

Mệnh đề1.1.4. 

Giả sử  K  là nón sinh và XX:A   là toán tử tuyến tính hoàn toàn liên tục và  u0-bị 

chặn. Khi đó: 

 1) A  có duy nhất trong  K  vectơ riêng   x0 , 1x0  , tương ứng với giá trị riêng  

00  .  

 2) Giá trị riêng  0  trùng với bán kính phổ  r(A)  của  A; trong đó r(A) có thể tính bằng 

công thức n n

n
ALim)A(r


 . 

Mệnh đề1.1.5. 

 1) Giả sử  A  là toán tử tuyến tính dương, hoàn toàn liên tục và tồn tại phần tử   

)u,Kv,u(vux  , số tự nhiên  n  và số dương   sao cho 

     x)x(An  . 

Khi đó: 

     n)A(r  . 

 2) Cho  A  là toán tử tuyến tính dương, hoàn toàn liên tục, u0-bị chặn trên,  K  là nón 

sinh và chuẩn. Giả sử tồn tại   \Kx  , số tự nhiên  n và số dương   sao cho 

x)x(An  . 

Khi đó: 

n)A(r  , 

hơn nữa nếu  x  không là vectơ riêng của  A  thì bất đẳng thức là nghiêm ngặt. 



C. Nhánh liên tục các nghiệm của phương trình chứa tham số 

Cho  X  là không gian Banach và  K  là nón xác định thứ tự trong X. Cùng với hình nón 

K, chúng ta xét thêm một nón KP  . Ta xét bài toán  

tìm    \Px,I  thỏa mãn phương trình: 

)x,(Fx       (1.1) 

trong đó   ,0I  hoặc   ,0I , PPI:F   là một toán tử hoàn toàn liên tục, nghĩa là  

F  liên tục và    )r,(BPb,aF    là tập compăc tương đối với mọi    ,Ib,a   mọi  r > 0.  

Ta ký hiệu  là tập nghiệm của phương trình (1.1) 

    0x),x,(Fx|PI)x,( , 

và đặt 

     )x,(Fx:I\PxS  .    (1.2) 

Nếu toán tử  F  là khả vi tại     hoặc có một chặn dưới đơn điệu theo nghĩa Krasnoselski 

thì sự tồn tại nhánh nghiệm liên tục không bị chặn trong  có thể nghiên cứu bằng cách 

sử dụng định lý tổng quát của Dancer [11], Amann [3]. Trong các phương trình mà chúng tôi 

sẽ xét, các toán tử không đòi hỏi tính khả vi tại    cũng như không có chặn dưới đơn điệu 

và vì vậy thay thế cho tập nghiệm  chúng tôi sẽ xét hình chiếu S của nó trên không gian  

X. Định nghĩa sau đây được đưa ra bởi Krasnoselski. 

Định nghĩa 1.1.6. 

Ta nói rằng  S  là một nhánh liên tục không bị chặn xuất phát từ     nếu   GS   với 

mọi tập mở bị chặn  G  chứa  . 

Để khảo sát  S  chúng tôi sử dụng nhiều lần đến các kết quả sau: 

Mệnh đềù1.1.7. [19] 

Cho PPI:F   là một toán tử hoàn toàn liên tục và G là một lân  



cận mở bị chặn của  . Giả sử rằng tồn tại các số   21 ,  thuộc  I  và phần tử  \Px0   

sao cho 

i) )x,(Fx 1    với GPx    và  1 . 

ii) )x,(Fxx 20    với GPx    và  0 . 

Khi đó:   GS . 

Định lý1.1.8.   

Giả sử  PPI:F   là ánh xạ hoàn toàn liên tục thỏa mãn các điều kiện sau: 

1) Tập nghiệm  S  của (1.1) là nhánh liên tục không bị chặn xuất phát từ  . 

2) Với mỗi  Sx   tồn tại duy nhất  I)x(    để  )x,(  thỏa (1.1). 

3) Với mỗi đoạn    ),0(R,r   tồn tại đoạn   ),0(,    sao cho 

    ,)x(R,rx,Sx  . 

4)  

a) )x(infLim)x(supLim
x

0
0x







 , 

hoặc 

b) )x(infLim)x(supLim
0x

0
x







 . 

Khi đó với mọi     ,0   ( hoặc   0,  ) thì phương trình (1.1) có nghiệm  

 \Px  . 

Chứng minh 

Ta chứng minh định lý cho trường hợp a), trường hợp b) chứng minh  

hoàn toàn tương tự. 

Giả sử trái lại 

          \Pxx,Fx:,0 .  (1.3) 

Ta định nghĩa: 



     )x(:SxS1  , 

     )x(:SxS2 . 

Từ giả thiết 4) và định nghĩa  S1, S2 ta có 

      0Sx:xinf,Sx:xsup 21  .   (1.4) 

Từ (1.4) và giả thiết 1) ta phải có   0Sx:xinf 1  .      (1.5) 

Ta khẳng định: 

     0Sy,Sx:yxinf 21  .          (1.6) 

Thật vậy, nếu (1.6) không đúng thì tìm được các dãy     2n1n Sy,Sx   sao cho 

   0yxLim nn
n




.             (1.7) 

Từ (1.4) và (1.7) ta thấy tồn tại đoạn    ),0(R,r   sao cho      R,ry,x nn   

Do đó theo giả thiết 3) tồn tại  ,  để   ,)y(,)x( nn . Từ sự bị chặn của 

   )y(,)x( nn   , từ  

      nnnnnn y),y(Fy,x),x(Fx  , 

và tính hoàn toàn liên tục của F, ta có thể chọn dãy con   kn   sao cho 

   0n0n xy,xx
kk
  ,         //

n
/

n kk
y,x  , 

và ta có 

      0
//

00
/

0 x,Fx,x,Fx   ,        ///  . 

Nhưng khi đó theo giả thiết 2) ta phải có  /// , điều này mâu thuẩn với (1.3). Như  

vậy (1.6) đúng. 

Bây giờ ta đặt 

   






 


 2
,xBG

1Sx
 . 



Ta có  G  là tập mở, bị chặn (do  (1.4) ) và chứa   (do  (1.5)  ). Theo cách xây dựng  G  

ta có  GS1 , còn theo (1.6)  ta có  GS2 , do vậy   GS , điều này mâu 

thuẩn với giả thiết 1). Vậy (1.3) là sai. Định lý được chứng minh. 

Định lý 1. 1. 8 là một chỉnh lý của định lý tương tự của Kranoselski trong [20]. Đối với 

truờng hợp riêng )x(F)x,(F   các giả thiết  2), 3) được nghiệm đúng, nếu  )x(F   khi 

  \Px .  

D. Một số tính chất  của hàm lõm 

Trong phần này ta ký hiệu ]1,0[CX   là không gian Banach các hàm  

liên tục trên đoạn ]1,0[  với chuẩn  ]1,0[t:)t(xsupx  . 

Giả sử  X  được sắp thứ tự bởi hình nón  K  các hàm không âm. Xét  P  là hình nón tất cả 

các hàm lõm  Kx  sao cho   x(0) = x(1) = 0. 

Định lý 1.1.9. 

i) Mọi hàm x  P có đạo hàm hầu khắp nơi  (h.k.n) trên [0,1] và thỏa mãn: 

  )t1(t.x)t(x      với mọi  t  [0,1],           (1.8) 

  
)t1(t

)t(x
)t('x


   h.k.n     trên [0,1].           (1.9) 

 ii) Nếu dãy   Pxn   hội tụ trong ]1,0[C  đến một hàm  x  thì tồn tại một dãy con  
knx    

của nó sao cho  /
knx    hội tụ h.k.n  trên [0, 1] đến hàm  x/. 

 Chứng minh 

i) Giả sử    0txx     với   t0  (0,1)   nào đó. Bởi tính lõm của  x  ta có 

)t(x
t

t
)t(x

t

t
)0(x

t

t
1)t(x 0

0
0

00









  

                0tx)t1(t     với  ]t,0[t 0 , 

)t(x
t1

t1
)1(x

t1

tt
)t(x

t1

t1
)t(x 0

00

0
0

0 












  



       )t(x)t1(t 0   với  ]1,t[t 0 . 

nên (1.8) được thỏa mãn. 

Cũng bởi tính hàm lõm của x dễ dàng chứng minh rằng hàm 
)st(

)s(x)t(x
t




  là không 

tăng trên  s\]1,0[  với mọi )1,0(s . Vì vậy hàm x  là Lipschitz, và do đó liên tục tuyệt đối  

trên mỗi đoạn con   )1,0(b,a  . Từ đó  x   khả vi  h.k.n  trên  ]1,0[ . (Xem [30]). 

Nếu  x  khả vi tại  t  (0,1)  nào đó thì bởi tính lõm của  x,  ta có 

   ]1,0[s),st)(t('x)s(x)t(x  . 

Cho  s = 0, s = 1 ta nhận được 

   )1t)(t(x)t(x,t)t(x)t(x //  , 

Do đó 

  
t

)t(x
)t(x

t1

)t(x / 


 , 

nên   
)t1(t

)t(x
)t(x

)t1(t

)t(x /





 . 

Điều này chứng minh (1.9). 

ii) Từ tính lõm của nx  suy ra rằng  /
nx   là không tăng trong tập hợp mà nó xác định.  

Với n = 1, 2,…, t  (0, 1)  ta đặt: 

 taïitoàn)s(x],t,0[s|)s(xinf)t(y /
n

/
nn  . 

Dãy  ny  các hàm không tăng là bị chặn đều trên mọi đoạn   )1,0(b,a   (theo (1.9) ), do 

vậy theo định lý chọn Helly có một dãy con nào đó của nó hội tụ tại mọi )b,a(t . Bằng suy 

luận về dãy đường chéo, ta kết luận được rằng có một dãy con  
kny  hội tụ đến một hàm  y  

tại mọi  )1,0(t . 



Vì )t(x)t(y /
nn    h.k.n  trên  [0,1]  nên ta có  )t(y)t(Limx/

kn    h.k.n trên ]1,0[ . Ta còn 

phải chỉ ra  y(t) = x/(t)  h.k.n trên  [0, 1]. Xét tùy ý  một đoạn   )1,0(t,s  . Theo [30] , vì 
knx  

liên tục tuyệt đối trên  t,s  nên 

    
t

s

/
nnn du)u(x)s(x)t(x

kkk
. 

Cho k  theo định lý hội tụ bị chặn ta có 

    
t

s

du)u(y)s(x)t(x . 

Từ đó    )t(y)t(x/     h.k.n trên (0, 1). 

Định lý được chứng minh. 

§ 2. BÀI TOÁN GIÁ TRỊ RIÊNG CHO MỘT LỚP BÀI TOÁN BIÊN 

BẬC 2. 

A. Ước lượng bán kính phổ của toán tử tích phân tuyến tính 

Giả sử  G : [0,1]   [0,1]  |R là hàm Green cho bài toán biên: 

   yx//    trong  (0,1),   x(0) = x(1) = 0, 

tức là: 

 









.1ts0neáu)t1(s

,1st0neáu)s1(t
)s,t(G               (1.10) 

Giả sử  a: [0,1]  [0, )  là một hàm liên tục không đồng nhất bằng 0 trên mọi đoạn  

   1,0,   và     ,01,0:a   là hàm sao cho )t(a)t(a    trên (, 1-),   a(t) = 0  trên  

   1,1,0  . Xét các toán tử tích phân tuyến tính.  

   ds)s(x)s(a)s,t(G)t(Bx
1

0
 ,             (1.11) 



   ds)s(x)s(a)s,t(G)t(xB
1

0

  .                      (1.12) 

Ta có B,B  là hoàn toàn liên tục từ ]1,0[Cvào]1,0[C .  

Ta ký hiệu  r(B), r(B)  là bán kính phổ của B và B . 

Định lý 1.2.1. Ký hiệu  K  là nón các hàm không âm của ]1,0[C . Ta có: 

 i)  )B(r)B(rLim
0







. 

 ii)  r(B)  là một giá trị riêng của  B  với một hàm riêng thuộc  K. 

iii)  Nếu  x  Bx  với một  x  K \     thì  )B(r    

 Nếu  Bx  x  với một   \Kx    thì  r(B)  .  

Các khẳng định tương tự cũng đúng cho toán tử B, với các bất đẳng thức nghiêm ngặt 

trong kết luận nếu  x  không là vectơ riêng của  B. 

Chứng minh  

Ta có 

   


 
1

01t0

ds)s(a)s(a)s,t(GsupBB  

    
1

0
ds)s(a)s(a  

   )s(asup2
1s0 

 . 

Do đó BBLim
0




 trong  L(X).  Do đó khẳng định i)  suy ra từ tính liên tục của toán tử 

)A(rA  từ  L(X) vào  |R. 

Ta có thể kiểm tra rằng: 

  )t1(t)s,t(G)s1(s)t1(t        trên     1,01,0  . 

Do đó với  Kx  



   
1

0

1

0

ds)s(x)s(a)t1(t)t(Bxds)s(x)s(a)s1(s)t1(t , 

        
1

0

ds)s(x)s(a)t1(t)t(xB . 

Từ các bất đẳng thức này dễ dàng kiểm tra toán tử B là 0u –bị chặn 

và toán tử B   là 0u – bị chặn trên, với  ).t1(t)t(u0   Từ đó khẳng định ii) suy từ mệnh đề 

1.1.4, khẳng định iii) là hệ quả của mệnh đề 1.1.5. 

Định lý được chứng minh. 

B. Nhánh liên tục các nghiệm và khoảng giá trị riêng 

Trong phần này ]1,0[CX   là không gian Banach các hàm liên tục trên đoạn ]1,0[  với 

chuẩn   ]1,0[t;)t(xsupx  . 

Giả sử  X  được sắp thứ tự bởi nón  K  các hàm không âm. Xét  P  là nón tất cả các 

hàm lõm  Kx  sao cho   x(0) = x(1) = 0. 

Chúng ta nghiên cứu bài toán biên   

  








.0)1(x)0(x

)1,0(t,0)x(f)t(ax//

              (1.13) 

với các giả thiết 

)H( 1    f: [0, )  [0, )  liên tục và không đồng nhất triệt tiêu trên mọi đoạn con. 

 ( 2H )   a: [0, 1]  [0, ) là liên tục và không bằng hằng 0 trên mọi đoạn. 

 ( 3H )   Tồn tại các giới hạn (có thể bằng  ) 

x

)x(f
Limfvaø

x

)x(f
Limf

x0x
0





   

 và  ff0 . 



So với các nghiên cứu của [17] về bài toán (1.13). Chúng tôi sẽ chứng minh tập nghiệm 

dương của bài toán (1.13) là nhánh liên tục không bị chặn và chứng minh rằng tập các giá 

trị   để bài toán (1.13) có  nghiệm dương chứa một đoạn. Đoạn này là lớn hơn đoạn nhận 

được trong [17]. 

Bài toán biên (1.13)ø tương đương với bài toán giá trị riêng sau:  

   
1

0

ds)]s(x[f)s(a)s,t(G)t(x ,                      (1.14) 

ở đây hàm  G  xác định như trong (1.10). Nếu ta gọi  F  là toán tử trong vế phải của (1.13) 

sau thừa số     thì   F: P  P là hoàn toàn liên tục. 

Định lý 1.2.2. 

Giả sử rằng các điều kiện ( 1H ) và ( 2H ) được thỏa mãn. Khi đó tập  S  định nghĩa trong 

(1.2) cho phương trình (1.14) là một nhánh liên tục không bị chặn, xuất phát từ   . 

Chứng minh 

Giả sử  G  là một tập con mở bị chặn chứa   . Đặt    

  ,GPx,xinfm   

   GPx,)x(FsupM  . 

Nếu   x =  F(x)  vôí   > 0,  > 0  và  x  P  G  thì  m  M.  

Vì vậy điều kiện i) trong mệnh đề 1.1.7 sẽ thỏa mãn nếu  1  đủ nhỏ. Bây giờ ta sẽ chứng 

minh điều kiện ii) trong mệnh đề 1.1.7 thỏa mãn với  2  đủ lớn và 0x (t) = t(1 – t). 

 Giả sử trái lại. Khi đó 

  xn – nx0 = nFxn,  n = 1, 2, 3, ... 

 với GPxn  , 0n   và n  khi n . Theo bất đẳng 



thức (1.9), dãy  /
nx  là bị chặn đều trên mọi đoạn   )1,0(b,a  . Do đó với mỗi đoạn 









k

1
1,

k

1
  ,...)3,2k(    nx  có dãy con hội tụ đều trên 







k

1
1,

k

1
 theo định lý Ascoli. Từ 

đó sử dụng kỹ thuật về dãy đường chéo, ta chọn được từ dãy  nx  ra một dãy con, mà ta lại 

ký hiệu là  nx , hội tụ tại mọi điểm  )1,0(t  đến một hàm  x  liên tục trên (0, 1) sao cho 

x(t)  mt(1 – t)  trên  (0, 1). Qua giới hạn trong bất đẳng thức: 

   


1

0

nn
n

n dx)]s(x[f)s(a)s,t(GFx
)t(x

 ,  

do định lý hội tụ bị chặn, chúng ta có 

   
1

0

ds)]s(x[f)s(a)s,t(G0 . 

Điều này mâu thuẫn với với điều kiện (H1). 

Vậy các điều kiện của mệnh đề 1.1.7 được thỏa mãn. Do đó phương trình (1.14) có 

nghiệm trên GP  . 

Định lý được chứng minh. 

Định lý 1.2.3. 

Giả thiết rằng các điều kiện (H1) – (H3) được thỏa mãn và 1 là giá trị riêng bé nhất 

của bài toán biên 

   x// + a(t)x = 0  trong   (0, 1), 

x(0) = x(1) = 0. 

Khi đó với mọi    thỏa mãn: 
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f
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thì bài toán (1.14) có trong   \P   ít nhất một nghiệm. (Ở đây chúng ta hiểu rằng  
0
1 ,  

01 



). 

Chứng minh  

Chúng ta chỉ chứng minh cho trường hợp f0 < f. Trường hợp  ff0  được chứng minh 

một cách hoàn toàn tương tự . 

Ta sẽ chứng minh rằng: 

   
0

1

0x f
)x(infLim






,                       (1.15) 

   





f
)x(supLim 1

x

.                      (1.16) 

Khi đó khẳng định của định lý 1.2.3 suy ra từ định lý 1.1.8. 

Vì   ff0   nên  0f . 

Xét số dương  m  sao cho  
0

1

f
m


 . Vì: 

   
m

f
x

)x(f
Lim 1

0
0x





, 

nên ta có thể chọn số dương  r  sao cho 

x
m

)x(f 1    khi   rx  .  

Neáu  rx,0x,Sx    ta coù 

  Fx)x(x   

     



1

0

1 ds)s(x
m

)s(a)s,t(G)x(  

     )x(B
m

).x( 1
 . 



Ở đây  B  là toán tử tuyến tính xác định trong (1.11). Vì vậy, do định lý 1.2.1, chúng ta 

có  )B(r
)x(

m

1




. Chú ý rằng  
1

1
)B(r


   nên ta có m)x(  . Từ đó 

m)x(infLim
0x




. 

Vì  m  có thể chọn gần  
0f


  tùy ý nên (1.15) được chứng minh. 

Để chứng minh (1.16) ta xét   m, k  tùy ý sao cho km
f

1 




. Do: 

    
m

f
x

)x(f
Lim 1

x


 


, 

nên ta có thể chọn  r  sao cho 

x
m

)x(f 1   với x > r.  

Theo định lý 1.2.1 ta chọn được số 0  đủ nhỏ sao cho 

   
1.k

m
)B(r

k

m
)B(r


 .                      (1.17) 

Khi   
2

r
x,Sx


    thì do (1.8) ta có 

)t1(tx)t(x    

       rx 2   với   1,t . 

Vì vậy 

 
1

0

ds)s(xf)s(a)s,t(G)x()t(x  

                 


 

1

0

1 ds)s(x
m

)s(a)s,t(G)x(  



                  )x(B
m

)x( 1



 . 

Ở đây hàm a  và toán tử B  được định nghĩa trong  phần  A  của § 2. 

Áp dụng định lý 1.2.1 ta có  

)B(r
)x(

m

1



.              (1.18) 

Kết hợp (1.17) và (1.18)  ta có k)x(  . Vì  k  có thể chọn gần  




f
1   tùy ý ta có (1.16). 

Định lý được chứng minh. 

Ghi chú 1.2.4. 

Ta sẽ chứng minh rằng khoảng các giá trị    để bài toán (1.13) có nghiệm, trong định lý 

1.2.3 là rộng hơn các khoảng tìm được trong [17]. 

Để làm ví dụ, ta xét trường hợp   ff0 . Trong trường hợp này khoảng trong định lý 

1.2.3 là  






 

 0

11

f
,

f
. 

Đặt   



4

3

4
1

1t0
ds)s(a)s,t(GMaxb , 

    
1

0

ds)s(a)s1(sc , 

thì trong [17] đã nhận được khoảng giá trị    để (1.13) có nghiệm là: 

   








 0cf

1
,

bf

4
. 

Ta sẽ chứng minh: 

   
b

4
1    và  1

c

1
 . 

Ta có 



    
1

0

cds)s(a)s,t(G , 

hay ở dạng tương đương  1.c)1(B  . Vì hàm  1)t(x    không là vectơ riêng của toán tử  B  

nên theo định lý 1.2.1 ta có  c)B(r
1

1




. 

Đặt    t1,tmin)t(u    và  )t(Bu)t(y  . Ta có 

  ds)s(u)s(a)s,t(G)t(y
1

0
  

    
2

1

0

1

2
1

ds)s1)(s(a)s,t(Gsds)s(a)s,t(G  

  ds)s(a)s,t(G
4

1
ds)s(a)s,t(G

4

1 2
1

4
1

4
3

2
1

   

  
4

3

4
1

ds)s(a)s,t(G
4

1
. 

Do đó    b
4

1
y  .  Mặt khác từ chứng minh định lý 1.1.9 ta có   )t(uy)t(y    hay 

  )t(bu
4

1
)t(Bu  . 

Do hàm  u(t)  không là vectơ riêng của toán tử  B  nên từ bất đẳng thức trên và định lý 1.2.1, 

ta có 
1

1
b

4

1


  

§3. BÀI TOÁN GIÁ TRỊ RIÊNG CHO BÀI TOÁN BIÊN BẬC 2 CHỨA TOÁN TỬ P-

LAPLACE. 

Trong mục này  ta nghiên cứu bài toán biên chứa toán tử   

p-Laplace sau đây: 



    )x,x,t(f)x( ///   trong  (0, 1),                      (1.19)          

0)1(x)0(x  . 

vôùi  1p,xx)x(
/2p//// 









   được gọi là toán tử p-Laplace một chiều. 

A. Các kết quả chuẩn bị 

  Trước tiên ta nghiên cứu một vài tính chất của toán tử nghịch đảo của toán tử  p-

Laplace. 

Với mỗi hàm không âm  )1,0(Ly , trong [1,14] đã chứng minh rằng tồn tại duy nhất 

hàm  ]1,0[C)y(Ax 1  ,    x/  liên tục tuyệt đối sao cho 

    y)x(
//      h.k.n  trong  (0,1), 

  0)1(x)0(x  . 

Hàm  A(y)  được xác định bởi: 

  















































 

 





.1tc,dsdr)r(y

,ct0,dsdr)r(y

)t(Ay
1

t

s

c

1

t

0

c

s

1

                    (1.20) 

Ở đây số  c  được chọn sao cho 

     



























 

1

c

s

c

1
c

0

c

s

1 dsdr)r(ydsdr)r(y . 

Rõ ràng rằng  Ay(c)  là giá trị cực đại  của Ay trên  1,0 . 

Các tính chất sau đây của  A  đã được thiết lập trong [1,14,15]. 

Mệnh đề 1.3.1. 

 i) Toán tử A là hoàn toàn liên tục từ 

 0)t(x:)1,0(Lx)1,0(L    h.k.n  trên  )1,0(   vào  ]1,0[C . 

 ii) Với mỗi hàm dương  )1,0(Ly  hàm  A(y)  thuộc  P. 



Toán tử  A  là dương, thuần nhất bậc 
1p

1


 và đơn điệu tăng theo nghĩa zy0    kéo 

theo  )z(A)y(A  . 

 Bây giờ ta xét vấn đề tìm số dương     và tìm hàm  x  sao cho 

 










.0)1(x)0(x

)1,0(trong0x,)x()t(c)x(
//

  (Pc) 

Ở đây  0)t(c,)1,0(Lc     h.k.n  trên )1,0(  ,  0c  . 

Ta biết rằng tồn tại duy nhất số  0c  , duy nhất hàm cxx   chính xác tới một hằng 

số nhân, thỏa mãn (Pc). 

Số  c  gọi là giá trị riêng chính cho bài toán  (Pc) và đặc trưng bởi: 

 






























0x,)1,0(Wx:

dt)t(x)t(c

dt)t(x

inf p,1
01

0

p

1

0

p/

c .                     (1.21) 

Để nhận được khoảng giá trị riêng của bài toán (1.19) ta cần chứng minh hai kết quả 

sau. 

Định lý1.3.2. 

Giả sử   ]1,0[Cx 1    sao cho  x/  liên tục tuyệt đối,  0x   , 0x  ,  cxx   ,   

0)1(x)0(x  . 

Khi đó: 

 i)     )1,0(treân)x()t(c)x(
//                       (1.22) 

keùo theo  c  , 

 ii)     )1,0(treân)x()t(c)x(
//              (1.23) 

keùo theo  c  . 



Chứng minh  

Trong [34] đã chứng minh rằng bài toán biên: 

  
 

,0)1(x)0(x

),1,0(trong)t(h)x()t(c)x( c

//



  

không có nghiệm dương nếu hàm  )1,0(Lh   không đổi dấu và không đồng nhất bằng 

không. Vì vậy c  trong (1.22), (1.23). 

Nếu (1.22) được nghiệm đúng thì bằng cách nhân với  x  và tích phân 

từng phần ta được 

    
1

0

p
1

0

p/ dt)t(x)t(cdt)t(x , 

điều này kéo theo  c   bởi  (1.21) 

Nếu (1.23) được nghiệm đúng thì có 

    )t(k)x()t(c)()x()t(c)x( cc

//  , 

với một hàm 0k,)1,0(Lk   . Do đó theo kết quả đã đề cập ở trên của [34] ta kết luận 

được  0c  . 

Định lý được chứng minh. 

Nhận xét 1.3.3 . 

 Chúng ta dễ thấy rằng bài toán giá trị riêng  (Pc) là tương đương với phương trình toán 

tử sau: 

     )x()t(cAx  . 

Ta có dạng yếu của khẳng định ii) trong định lý 1.3.2 như sau: 

 ii/)  Nếu    )x()t(cAx     với  ]1,0[Cx  nào đó, 0x  , 0x   và 0  thì c . 



Thật vậy, giả sử xc là một vectơ riêng ứng với giá trị riêng chính  c  của bài toán  

(Pc). Sử dụng biểu diễn của  A  trong (1.20) và qui tắc L/Hospital ta thấy rằng cả hai giới 

hạn 

   
t

)t(x
Lim c

0t
,  

)t1(

)t(x
Lim c

1t 
 

là hữu hạn. Như vậy:   )t1(t)t(xc    với  0  nào đó. 

Vì    )t1(t)x()t(cA)t(x   với 0  nào đó nên  )t(x)t(x c
/  với  

0/  . Do đo  tồn tại  một  số lớn nhất 0     sao cho  )t(x)t(x c . Bởi tính đơn điệu của  

A  ta có 

     c

1p

1

c
c x)x()t(cAx















 . 

Do tính cực đại của   , ta phải có 

   1
1p

1

c












 
 

hay  c . 

Định lý 1.3.4. 

Giả sử  c,cn   là các hàm dương trong  )1,0(L   và  ccLim n    trong  )1,0(L . Giả sử  n   

là giá trị riêng chính của bài toán  )P(
nC . Khi đó  cnLim   . 

Chứng minh  

Chỉ cần chứng minh rằng mọi dãy con của dãy  n  chứa một dãy con hội tụ đến c . Để 

đơn giản ký hiệu, giả thiết dãy con được xét là  n . Giả sử nx  là một hàm riêng tương ứng 

với n  đã được chuẩn hóa bởi điều kiện 1xn  . 



Vì   )t1(t)t(x)t(xx)t(x 00nn  , ta có      

  )x()t(cAx nnnn                         (1.24) 

         )x()t(cA 0nn  , 

và vì vậy 

    )x()t(cAx 0n
p1

1

nn   . 

Từ đó, dãy  n  bị chặn và do đó có một dãy con  
kn  của nó hội tụ đến  0   nào đó. Từ 

(1.24) và tính compact của toán tử  A, ta có thể giả thiết dãy con   
knx   hội tụ trong  ]1,0[C   

đến hàm  0x  . 

Ta có dãy   )x(c nknkn    hội tụ đến   )x()t(c0    trong  )1,0(L . 

Do đó qua giới hạn trong đẳng thức: 

    )x()t(cAx
kkkk nnnn   

ta được 

    )x()t(cAx 0  . 

Vì vậy   c0    do tính duy nhất của giá trị riêng chính của bài toán )P( C . 

Định lý được chứng minh. 

B. Nhánh liên tục không bị chặn các nghiệm dương và khoảng giá trị riêng 

 Các giả thiết - Đưa về phương trình toán tử 

Để khảo sát bài toán (1.19) chúng ta đưa ra các giả thiết sau: 

 (H1)   Hàm  1,0:f |R+ |R|R  là liên tục, ở đây  |R+    ,0 , 

 (H2) Tồn tại các hàm dương b,a  trong )1,0(L , các số  0   1p,1minq0   và 

hàm liên tục  :g |R+|R+  không đồng nhất bằng không trên mọi khoảng, thỏa mãn: 

   ,x.)x(g)t(b)x,x,t(f)x(g)t(a
q//             (1.25) 



với     1,0)x,x,t( / |R+ |R. 

 (H3) Tồn tại các giới hạn 

   
 g

x

)x(g
Lim,g

x

)x(g
Lim

1px
01p0x

, 

(có thể bằng 0 hoặc  ). 

 Ta chuyển bài toán biên (1.19) về một phương trình toán tử dạng (1.1) như sau: 

Với mỗi Px  (nhắc lại rằng P là nón của tất cả các hàm lõm không âm, liên tục trên  

 1,0   triệt tiêu tại 0 và 1) ta có  x/(t)  tồn tại  h.k.n và theo i) của  định lý 1.1.9  và giả thiết 

(H2), ta có 

     
qq

q
/

)t1(t

)t(x
)t(xg)t(b)t(x),t(x,tf0


 .                    (1.26) 

Từ đây ta thấy toán tử   )t(x),t(x,tf)t(Fx /  là tác động từ P vào )1,0(L  và chuyển mỗi 

tập bị chặn vào một tập bị chặn. 

Ta chứng minh F liên tục. Giả sử dãy   Pxn   hội tụ trong ]1,0[C  về Px . Để chứng 

minh  )x(F n  hội tụ về F(x) trong L(0,1) ta chỉ cần chỉ ra rằng mọi dãy con của  )x(F n  

chứa một dãy con hội tụ về F(x). Để đơn giản ký hiệu ta coi dãy con được xét là  )x(F n . 

Do khẳng định ii) của định lý 1.1.9 tồn tại dãy con  
knx  sao cho )t(x)t(xLim //

kn   h.k.n.  

Do đó )t(Fx)t(LimFx
kn     h.k.n. 

Từ (1.25), (1.26)  và tính bị chặn đều của dãy   nx   ta có 

   
qq

1
1

/
knkn

)t1(t
b)t(x),t(x,tf0




 . 

Áp dụng định lý hội tụ chặn, ta có FxLimFx
kn   trong )1,0(L1 . 

Từ đó toán tử FA   là hoàn toàn liên tục từ  P  vào  P. Bây giờ, bài toán (1.19)  là tương 

đương với phương trình giá trị riêng sau: 



     )x(FA)x(FAx 1p

1

 .                      (1.27) 

Ta sẽ xét phương trình (1.27) với ]1,0[CX   và tìm các nghiệm trong nón  P.  

Định lý 1.3.5. 

Giả sử rằng giả thiết (H1) và (H2) được thỏa mãn. Khi đó tập nghiệm  S  của phương trình 

(1.27) là một nhánh liên tục không bị chặn xuất phát từ   . 

Chứng minh  

Giả sử  G là một lân cận mở bị chặn của  . Ta sẽ chứng minh  GS  bằng cách sử 

dụng mệnh đề 1.1.7.  

Rõ ràng điều kiện i) của mệnh đề 1.1.7 đúng với 01  . 

Ta sẽ kiểm tra rằng điều kiện ii) đúng với )t1(t)t(x0   và với 2  đủ lớn. Thật vậy, giả sử 

trái lại rằng 

     )x(FAxx nn0nn  , 

với các dãy       ,0,GPx nn   và n  khi n . Vì   Gxn    nên tồn tại   

m, M  thỏa Mxm0 n   với mọi  Nn . Với mọi đoạn    )1,0(d,c  , theo  định  lý giá  

trị  trung bình  và định lý 1.1.9  

ta có 

   )u(x
st

)s(x)t(x /
n

nn 



 

      
)d1(c

M

)u1(u

)u(xn





     với    d,cs,t  . 

Như vậy, dãy  nx  đồng liên tục trên   d,c . Sử dụng định lý Ascoli và kỹ thuật dãy 

đường chéo, ta kết luận rằng tồn tại một dãy con  
knx  và một hàm  x  sao cho  

knx  hội tụ 

đến  x  đều trên mọi khoảng   )1,0(d,c  . 



Rõ ràng rằng  x   là liên tục trên  )1,0(   và  )t1(mt)t(xM  . Từ  

    )x(g)t(aA)x(FAx nnnnn  , 

ta suy ra    

 )x(g)t(aAx n
p1

1

nn   . 

Qua giới hạn khi  n   trong bất đẳng thức trên ta đi đến một mâu thuẫn là  

    )x(g)t(aA0  . 

Vậy tất cả các điều kiện của mệnh đề 1.1.7 được thỏa mãn. 

Định lý được chứng minh. 

Định lý 1.3.6. 

Giả sử các giả thiết (H1) – (H3) được thỏa mãn. Giả sử thêm rằng: 

     



gg

b

0

a 
, 

ở đây ba ,   là các giá trị riêng chính của các bài toán )P(),P( ba  tương ứng.  

Khi đó với mọi  









g
,

g
b

0

a 
   bài toán biên (1.19) có ít nhất một nghiệm dương. 

(Ở đây chúng ta coi  0
g0

a 


  nếu  0g ,  
g
b   nếu  0g  ) 

Chứng minh  

Chúng ta sẽ chứng minh rằng: 

   
0

a

0x g
)x(supLim






,                      (1.28) 

   





g
)x(infLim b

x
,                      (1.29) 

và áp dụng định lý 1.1.8 để đi đến khẳng định của định lý.  

Để chứng minh (1.28) ta sẽ xét số  m tùy ý thỏa 0gm0  . 



Do  m
)x(

)x(g
Lim

0x



  ta có thể chọn  r  sao cho 

 )x(m)x(g    với  rx0  .  

Nếu  Sx  với rx   thì ta có 

     )x,x,t(f)x()x( ///   

   )x()t(ma)x()x(g)t(a)x(  , 

và vì vậy  am)x(    do định lý 1.3.2.  

Từ đó 

   .
m

)x(supLim a

0x






 

Vì  m  có thể chọn tùy ý gần 0g  nên (1.28) đúng. 

Bây giờ ta chứng minh (1.29). Cố định 0   đủ nhỏ và một số   gm1 . 

Do  11px
m

x

)x(g
Lim 


  nên có số  R  sao cho 

    1p
1 x.m)x(g    với  Rx  . 

Nếu  Sx   với 
2

R
x


    thì 

R)t1(tx)t(x    với    1,t . 

Do đó 

    1p
1 )t(xm)t(xg    vôùi     1,t . 

Nhân (1.19)  với  x  và lấy tích phân từng phần  ta đi đến  

  
1

0

1

0

/p/ dt)t(x)t(x),t(x,tfdt)t(x  

  




 
1

0

q/ dt)t(x)t(x)t(xg)t(b  



 













  





1 1

0
qq

1q

E

p
1 dt

)t1(t

)t(x
dt)t(x)t(xg)t(bdt)t(x)t(bm ,            (1.30) 

ở đây     1,1,0E  . Đặt    Rx0:)x(gsupM  . 

Ta có 

1p
1xmM)x(g    với mọi    ,0x   

và vì vậy 

    


E

p
1 2xmx.Mbdt)t(x)t(xg)t(b .                     (1.31) 

Đặt 

    
1

0

1

0

ppp dt)t1(t)t(bk,dt)t(x)t(b)x(h . 

Ta có theo định lý 1.1.9  
p

xk)x(h  . Từ (1.21), (1.30 và (1.31) suy ra 

  
)x(h

dt)t(x
1

0

p/

b


  

   


















 




1

0
qq

p1q

1
p1

1
)t1(t

dt

k

x
mx.M

k

b2
m . 

Vì  ,0p1q,0p1   ta suy ra 

  












 
 

 k

b2
1m).x(infLim 1

x
b . 

Bằng cách cho  0   và sau đó   gm1 , ta có (1.29). 

Định lý được chứng minh. 

Định lý 1.3.7. 

Giả sử các giả thiết (H1) – (H3) được thỏa mãn với 0  trong (1.25), tức là: 



  )x(g)t(b)x,x,t(f)x(g)t( /  ,                      (1.32) 

với    1,0)x,x,t( / IR+ IR. Giả thiết thêm rằng:  

0

ba

gg






. 

Khi đó bài toán biên (1.19) có ít nhất một nghiệm dương với mọi 

  









 0

ba

g
,

g


 . 

Chứng minh  

Trước tiên ta chứng minh 

0

b

0x g
)x(infLim






.                      (1.33) 

Xét số  0gm   và chọn  0r   sao cho 

   m
)x(

)x(g



 khi  )r,0(x . 

Với  rx,Sx    ta có 

  )x(g)t(b)x()x,x,t(f)x()x( ///   

)x(m)t(b)x(  . 

Do đó  m)x(b   theo định lý 1.3.2.  

Từ đây ta có 

   
m

infLim b

x






. 

Cho  0gm   ta có (1.33). 

Tiếp theo ta sẽ chứng minh 

   





g
)x(supLim a

x

.                         (1.34) 



Cố định  0  đủ nhỏ và   gm1 . Chọn  R  lớn sao cho 

)x(m)x(g 1      với     Rx  . 

Nếu  Sx   và 
2

R
x


   ta có  R)t(x    với    1,t .  

Từ đó 

    )x(g)t(a)x()x,x,t(f)x()x( ///   

    )x()t(am)x( 1      trong  )1,0( .               (1.35)   

ở đây  )t(a)t(a    nếu    1,t   và 0)t(a    nếu     1,1,0t  . 

Rõ ràng aa   trong  )1,0(L khi 0 . Giả sử   là giá trị riêng chính của bài toán  
aP . 

Khi đó từ (1.35) và định lý 1.3.2 ta có   1m)x( . 

Vì vậy 

    
1x m

)x(supLim 




 . 

Bằng cách cho 0  và  gm1  ta nhận được (1.34) vì theo định lý 1.3.4 ta có 

a . Bây giờ khẳng định của định lý được suy ra từ (1.33), (1.34) và định lý 1.1.8. 

Nhận xét 1.3.8. 

1. Trong trường  f  không phụ thuộc  x/  và thỏa mãn các giả thiết tương tự (H1) – (H3), các 

tác giả của bài báo [1] đã nhận được khoảng giá trị riêng sau đây 










 )A(g

1
,

)A(g

1
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, 

ở đây: 
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s
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1
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1

s

1
1 dsdr)r(b,dsdr)r(bmaxA  



và  2A,   là các số được xác định thích hợp. Ta chứng tỏ 
0

b

10 g)A(g

1 



. 

 Thật vậy, từ sự định nghĩa của 1A  và (1.20) ta thấy rằng   1.A)1()t(bA 1  hoặc một cách 

tương đương: 

1)1()t(b
)A(

1
A

1












. 

Như vậy:  b
1)A(

1



  theo nhận xét 1.3.3. 

2. Phương pháp của chúng tôi có thể áp dụng để nghiên cứu kết quả về tồn tại 2 nghiệm. 

Chẳng hạn nếu  gg0  thì từ (1.28) và (1.34) ta có 

   0)x(Lim)x(Lim
x0x




. 

Nếu ta tìm được một số 0r  sao cho  

   0)x(infLim 0
rx 0




 

thì do một kết quả tương tự định lý 1.1.8 ta kết luận được với mọi   0,0   bài toán biên 

(1.19) có ít nhất hai nghiệm dương 21 x,x  thỏa mãn 201 xrx  . 

§4. NGHIỆM TUẦN HOÀN CỦA MỘT LỚP PHƯƠNG TRÌNH ÔTÔNÔM CẤP 2. 

Trong mục này của luận án chúng tôi sẽ khảo sát bài toán biên  

 phụ thuộc tham số sau: 

   )1,0(trong,0x
1

,xfx /2// 







 ,           (1.36) 

       .0)1(x)0(x          

Chúng tôi sẽ chứng minh sự tồn tại nhánh liên tục không bị chặn các nghiệm dương của 

(1.36) và sự tồn tại khoảng các giá trị     để (1.36) có nghiệm. 



Việc nghiên cứu bài toán biên (1.36) xuất phát từ việc tìm nghiệm tuần hoàn  (chu kỳ 

chưa biết) của phương trình  ôtônôm cấp 2: 

     0)y,y(fy ///  .                      (1.37) 

Thật vậy, giả sử hàm  f: |R |R|R  là hàm lẻ đối với biến thứ nhất.  

Khi đó từ nghiệm )x,(  của bài toán (1.36) ta có thể xây dựng nghiệm  y  với chu kỳ  2   

của bài toán (1.37) như sau: 

Trước hết ta mở rộng hàm  x(t)  lên đoạn   0,1  bằng cách đặt )t(x)t(x  , thì do tính 

lẻ của  f  hàm nhận được sẽ thỏa phương trình (1.36)  trên  1,1   và 0)1(x)1(x  . Tiếp 

theo ta mở rộng hàm nhận được lên  |R  để có hàm chu kỳ 2. Khi đó hàm 











t
x)t(y  sẽ là 

nghiệm của (1.37) với chu kỳ 2 . 

Bài toán biên (1.36) được đưa về phương trình toán tử: 

   









1

0

/2 ),x,(F:ds)s(x
1

,)s(xf)s,t(G)t(x            (1.38) 

với 

   





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

.1ts0neáu)t1(s

,1st0neáu)s1(t
)s,t(G  

Cùng với bài toán phi tuyến  )x,(F    ta xét các toán tử tuyến tính 

   

,ds)s(x)s(a)s,t(G)t(xB

,ds)s(x)s,t(G)t(Bx

1

0

1

0





 



                      (1.39) 

trong đó 1)t(a    nếu    0)t(a,1,t     trên     1,1,0  . 



Ta biết  B  có giá trị riêng lớn nhất là 
21

1


 ,  giá trị này có tính chất đặc biệt. Nó 

trùng với bán kính phổ  )B(r   của toán tử  B  và 

 

 
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
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












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
0x,1,0Wx:

dt)t(x

dt)t(x

inf
1 2,1

01

0

2

1

0

2/

2

1

.                 (1.40) 

Chú ý rằng các toán tử B,B  được xét ở mục này là trường hợp riêng của các toán tử 

B,B  xét ở §2, do đó định lý 1.2.1 đúng cho B,B  ở (1.39). 

Chúng ta vẫn xét (1.38) trong  ]1,0[C   với thứ tự sinh bởi nón  K  các hàm không âm và 

tìm nghiệm trong nón  P  các hàm lõm, không âm, bằng  0 tại  t = 0, t = 1. 

Ta đặt các giả thiết sau lên hàm  f . 

(H1) f: |R+ |R  |R+ liên tục,  0)x,0(f /   Rx/   và tồn tại các hàm liên tục  21 g,g : |R+ 

 |R+ không bằng  0  trên mọi khoảng và các số  ,0c   )1,0(q  sao cho 

   
q/

2
/

1 x.c)x(g)x,x(f)x(g  . 

(H2)  Nếu  2121 ),,0(,    thì không tồn tại hàm   \Px  sao cho 

)x,(và)x,( 21   cùng là nghiệm của (1.36). 

Dùng các lý luận khi đưa bài toán (1.19) về (1.27), từ giả thiết  (H1) ta có thể chứng 

minh rằng ánh xạ )x,(F   trong (1.38) tác động từ P),0(   vào P và hoàn toàn liên tục. 

Nhận xét 1.4.1. 

Điều kiện  (H2)  không phải là quá ngặt. Chẳng hạn nó được thỏa mãn nếu hàm  f  có 

đạo hàm riêng theo biến thứ 2 và 

  0)x,x(f
x

x)x,x(f2 /
/

// 



  ,  /x,0x  |R. 

Thật vậy, khi đó ta có 



  













































 /
/

///2 x
1

,xf
x

xx
1

,xf2x
1

,xf  > 0. 

Do đó hàm  









 /2 x

1
,xf  là hàm tăng và điều kiện (H2) được nghiệm đúng. 

Định lý 1.4.2. 

Giả sử điều kiện (H1) được thỏa mãn. Khi đó tập  S  các nghiệm dương của phương trình 

(1.38) là một nhánh liên tục không bị chặn xuất phát từ   . 

Chứng minh  

Xét tùy ý tập mở, bị chặn G . Để chứng minh   GS   ta cũng sử dụng mệnh đề 

1.1.7.  Lý luận tương tự như ở chứng minh định lý 1.3.5 ta có thể chỉ ra rằng điều kiện ii) 

trong mệnh đề 1.1.7 

 GPx),x,(Fxx 20   0  

sẽ được thỏa mãn với 2  đủ lớn. 

Tiếp theo ta kiểm tra rằng điều kiện i) của mệnh đề 1.1.7 

  GPx),x,(Fx 1   1  

đúng với 1  đủ nhỏ. Thật vậy, giả sử  m, M  là các số dương thỏa: 

   GPx,Mxm0  . 

Nếu 

   GPx,)x,(Fx   

thì theo điều kiện (H1) và định lý 1.1.9 

   



















1

0
q

q/

2
2 ds

)s(x
c)s(xg)s,t(Gx  

     











1

0
qqq

q

2
2 ds

)s1(s

)s(x
c)s(xg  



hay   











1

0
qqq

q

1
2 ds

)s1(s

cM
cm , 

trong đó  Mu0:)u(gsupc1  .  

Từ đây ta có  1  khi   đủ nhỏ. 

Định lý được chứng minh. 

Định lý 1.4.3. 

Giả sử các giả thiết (H1), (H2) được thỏa mãn và hơn nữa ta có 

(H3)  
x

)x(g
Limaa

x

)x(g
Lim 2

x
0

1

0x 



 .  

Khi đó bài toán (1.38) có nghiệm trong  \P  với mỗi giá trị    thỏa mãn 

    















a
,

a0


 . 

Chứng minh 

Ta sẽ chứng minh rằng tất cả các điều kiện của định lý 1.1.8 được  

nghiệm đúng cho bài toán (1.38). Điều kiện 1) được chứng minh trong định lý 1.4.2. Điều 

kiện 2) được suy từ giả thiết (H2). Tiếp theo ta kiểm tra điều kiện 3) của định lý 1.1.8. 

Giả sử: )x,(Fx   ,   R,rx  . Ta có 

   

















1

0
qq

q

q2
2 ds

)s1(s

x
.

c
)s(xg)s,t(G)t(x  

     












 

1

0
qq

q
q2

1
2 ds

)s1(s

R
.ccr , 

với    R,0x)x(gsupc 21  . 

Từ đây ta thấy tập   R,rx,Sx:)x(A   bị chặn dưới bởi số dương. Nếu  A  không 

bị chặn trên thì ta tìm được các dãy   Sxn  ,  n  sao cho 



)x,(Fx nnn  ,  R,rxn  ,  n=1,2,… 

Lặp lại lý luận dùng để chứng minh định lý 1.2.2 và 1.3.5 ta tìm được dãy con  knx  hội 

tụ tại mọi điểm của (0, 1) về hàm  x  liên tục trên )1,0(  và thỏa   )t1(rt)t(x  . Khi đó qua 

giới hạn trong bất đẳng thức: 

    


1

0
kn12

kn

kn
ds)s(xg)s,t(G

)t(x
 ,   

ta gặp điều vô lý 

    
1

0

1 ds)s(xg)s,t(G0   1,0t . 

Vậy điều kiện 3) trong định lý 1.1.8 được nghiệm đúng. 

Cuối cùng để kiểm tra điều kiện 4) trong định lý 1.1.8 được thỏa mãn ta sẽ chỉ ra rằng: 

   
00x a

)x(supLim





,              (1.41) 

   





a
)x(infLim

x

.              (1.42) 

Trước hết ta chứng minh (1.41). Xét số dương 0am  . Do  2
0

1

0x
ma

x

)x(g
Lim 


  nên 

tồn tại số  r >0  thỏa mãn 

    r,0x,xm)x(g 2
1  . 

Với rx,Sx   ta có 

    
1

0

1
2 ds)s(xg)s,t(G)x()t(x  

              
1

0

22 ds)s(x)s,t(Gm)x( . 



Do đó  222 m)x(   theo kết quả của định lý 1.2.1 áp dụng cho ánh xạ  B  trong (1.39). Từ 

đây ta có 

   
m

)x(supLim
0x






. 

Cho  0am   ta có (1.41). 

Để chứng minh (1.42) ta xét số 0  đủ nhỏ và số  am1 . Do 2
1

2

x
ma

x

)x(g
Lim  


  

nên tồn tại số  0r   sao cho  

rx,xm)x(g 2
12  . 

Đặt  rx0:)x(gsupM 2   ta có 

     ,0x,xmM)x(g 2
12 . 

Xeùt 
2

r
x,Sx


  > r . Nhân hai vế của (1.36) với  x(t)  và lấy tích phân từng phần ta có 

   









1

0

1

0

/22/ dt)t(x)t(x
1

),t(xfdt)t(x  

       

















1

0
qqq

q

2
2 dt)t(x

)t1(t

)t(xc
)t(xg . 

Ta coù  r
r

)t1(tx)t(x 2
2




   khi    1,t   neân 

     









1 1 1

0

22
1

22
12 dt)t(xmdt)t(xmdt)t(x)t(xg . 

Đặt     1,1,0E   thì ta có 

      
E

2
12 x.mMx2dt)t(x)t(xg . 

Do đó ta có 



         .xcxmMx2dt)t(xmdt)t(x
1qq2

1

1

0

2
1

22
1

2
1

0

2/ 











  (1.43) 

Đặt 

    
1

0

22
1

0

2 dt)t1(tk,dt)t(x)x(h . 

Chú ý rằng  
2

x.k)x(h  , từ (1.40), (1.43) ta có 

    
1

0

2/2 dt)t(x
)x(h

1
  

   
1q

q2

1
2
1

2
1

2 x
k

c
x

M
m

k

2
m































 .          (1.44) 

Nếu 


)x(infLim
x

 thì hiển nhiên (1.42) đúng. Trường hợp ngược lại thì từ (1.44) ta có 

   






 


 k

2
1.m).x(infLim 2

1
2

x

2 .            (1.45) 

Cho 0   rồi   am1 , từ (1.45) ta được (1.42).  

Định lý được chứng minh. 

Định lý 1.4.4. 

Giả sử các giả thiết (H1), (H2) được thỏa mãn với c = 0 trong điều kiện (H1)  và hơn nữa 

ta có 

(H4)  
x

)x(g
Limaa

x

)x(g
Lim 1

x
0

2

0x 



 . 

Khi đó bài toán (1.38) có nghiệm trong  \P  với mọi   thỏa mãn 

    















 0a
,

a


 . 

Chứng minh 



Lý luận tượng tự trong chứng minh định lý 1.4.3 ta thấy các giả thiết 1), 2), 3) của định 

lý 1.1.8 được nghiệm đúng. Ta sẽ chứng minh giả thiết 4) trong định lý 1.1.8 được thỏa mãn 

ở dạng: 

  
00x a

)x(infLim





,              (1.46) 

  





a
)x(supLim

x

.              (1.47) 

Để chứng minh (1.46) ta xét số  0am  . Ta có 

   22

0x
m

x

)x(g
Lim 


 

nên có số  0r    sao cho  

   xm)x(g 2
2  ,   r,0x . 

Vôùi  rx,Sx   ta coù 

   
1

0

2
2 ds)s(xg)s,t(G)x()t(x  

   
1

0

2222 )x(Bm)x(ds)s(x)s,t(Gm)x( . 

Do đó 

  
222

1
)B(r

m)x(

1





 

theo định lý 1.2.1. Từ đây ta có 

  
m

)x(infLim
0x






. 



Cho 0am   ta có (1.46). 

Bây giờ ta chứng minh (1.47). Xét số  0   đủ nhỏ và số   ak . Ta chọn  r  đủ lớn 

sao cho 

 rxxk)x(g 2
1  . 

Với 
2

r
x,Sx


   ta có 

  )t1(tx)t(x   

        r..
r
2




   khi    1,t . 

Do đó 

    )t(xk)t(xg 2
1    khi    1,t  

    )t(x)t(ak)t(xg 2
1     1,0t , 

trong đó  1)t(a    nếu    1,t , 0)t(a   nếu    1,1,0t  . 

Từ đây ta có 

   
1

0

1
2 ds)s(xg)s,t(G)x()t(x  

    
1

0

2222 )x(Bk)x(ds)s(x)s(a)s,t(Gk)x(  

và do đó, theo định lý 1.2.1 ta có 

    


Br
k)x(

1
22

. 

Do vậy 

   
 


Brk

1
)x(supLim

x
. 

Cho   ak,0  và chú ý rằng 



    
20

1
)B(rBrLim





, 

ta có (1.47) được chứng minh. 



CHƯƠNG 2 

NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA MỘT SỐ  

BÀI TOÁN BIẾN PHÂN 

§1. CÁC KHÁI NIỆM VÀ KẾT QUẢ ĐƯỢC SỬ DỤNG. 

A. Điểm bất động của ánh xạ tăng 

Giả sử  X  là không gian Banach trên trường số thực có thứ tự được sinh bởi một nón. Ta 

sẽ ký hiệu   ,u   là tập   ux:Xx  . 

  Ta nói tập  XM    là có hướng nếu  

   .xx,xx:MxMx,x 2121   

  Ánh xạ  XXM:T    được gọi là ánh xạ tăng nếu  

)y(T)x(Tyx,My,x  . 

Trong chương này chúng tôi sẽ áp dụng một định lý điểm bất động của ánh xạ tăng để 

chứng minh sự tồn tại nghiệm cực trị cho một bài toán tìm nghiệm yếu của phương trình 

elliptic và cho một lớp bất đẳng thức biến phân. 

Mệnh đề sau đây là sự kết hợp của hai kết quả trong [8]  và trong [27]. 

Mệnh đề 2.1.1. 

Giả sử  X  là không gian Banach có thứ tự sinh bởi một nón,  XM    

 

là tập đóng và  MM:T    là ánh xạ tăng thỏa mãn các điều kiện sau: 

i) Tập   Tuu:MuM0    khác trống và có hướng. 

ii) Với mọi dãy tăng    0n Mu    thì dãy   nTu   hội tụ. 



Khi đó, với mỗi  0Mu   thì ánh xạ  T  có trong    ,uM   điểm bất động lớn nhất  u* và 

điểm bất động nhỏ nhất  u* , 
 nghĩa là, nếu    ,uMv  là một điểm bất động của  T  thì  

*
* uvu  . 

Ghi chuù 2.1.2. 

Chúng tôi sẽ áp dụng mệnh đề 2.1.1 cho ánh xạ  T  tác động trong các không gian  

)(LX p  ,  p1 ,  với thứ tự sinh bởi nón các hàm không âm hầu khắp nơi. Với thứ tự 

này thì để chứng minh dãy tăng   nTu  hội tụ, ta chỉ cần chứng minh nó bị chặn theo chuẩn. 

B. Không gian  Sobolev 

Giả sử    |RN  là một miền. Với   p1   và  ,...2,1,0m    ta định nghĩa: 

 )(W p,m    là không gian các hàm  )(Lu p    có đạo hàm suy rộng đến bậc  m  và  

)(LuD p    với mọi    mà  m ,  Với m = 0,  ta đặt  )(L)(W pp,0  .  Trong  

)(W p,m    ta xét chuẩn: 

    



m

pp,m
uDu , 

trong đó  
p

   là chuẩn trong  )(Lp  . 

 )(W p,m
0    là bao đóng của  )(Cc    trong )(W p,m  . Ở đây )(Cc   là không gian các 

hàm có giá compắc trong   và có đạo hàm mọi hạng liên tục trên  . 

Ta thường xét không gian  )(W p,1
0  , trong  )(W p,1

0    ta sẽ xét chuẩn: 

    
pp,1

uu  . 

Chuẩn này tương đương với chuẩn: 

    
pp

uu  . 

Không gian  )(W 2,1    còn được ký hiệu là )(H1  . 



 Không gian liên hợp của  )(W p,1    là  )(W
/p,1    với  1

p

1

p

1
/
   và  )(W

/p,1    được 

định nghĩa trong  [16]. 

Mệnh đề 2.1.3. [9,16] 

1)  Khi Np1   phép nhúng  )(L)(W *pp,1     là liên tục, với 
pN

Np
p*


   và ta có 

    )(W)(L
/p,1/*)p(   , 

trong đó  s/  là chỉ số liên hợp với  s  theo nghĩa  1
s

1

s

1
/
 . 

2)  Nếu  )(Wv,u p,1    thì  )v,umin(),v,umax(   thuộc  )(W p,1    và 

   









,)x(u)x(vneáu),x(vD

)x(v)x(uneáu),x(uD
)x()v,umax(D

i

i
i  

   









.)x(u)x(vneáu),x(vD

)x(v)x(uneáu),x(uD
)x()v,umin(D

i

i
i  

Ở đây  uDi  là đạo hàm riêng suy rộng theo biến  xi  của hàm  u. 

Nói riêng ta có 

  









,0)x(uneáu,0

0)x(uneáu),x(uD
)x(uD i

i  

  









.0)x(uneáu,)x(uD

0)x(uneáu,0
)x(uD

i
i  

 Bất đẳng thức Gagliardo – Nirenberg 

  Với  )(L)(Wu qp,m    và  1m0  ,  ta có 

 
1

qp,mr
u.u.CuD  

trong đó     định bởi: 

  .
q

1
).1(

N

m

p

1

Nr

1












  



  Với  1m,0  , ta có 




1

qp,1r
u.uCu . 

§2. NGHIỆM YẾU CỰC TRỊ CỦA PHƯƠNG TRÌNH LOGISTIC. 

Trong mục này chúng tôi xét phương trình logistic với sự khuếch tán phi tuyến: 

     trongvv)x(mv pn ,    (2.1) 

   ,treân0v   

vôùi  1p,1n  . 

Bằng phép đổi biến nvu  ,  phương trình (2.1) được đưa về phương trình: 

  ,tronguu)x(mu qr     (2.2) 

         treân0u . 

Ta xét sự tồn tại nghiệm yếu cực trị của (2.2) với các giả thiết: 

  














.qr,1r

),(L)x(m,döôngsoáthamlaø s  

Định nghĩa 2.2.1. 

Xét phương trình:  

  ,trong)u,x(fu     (2.3) 

        ,treân0u   

với: 

  |RN  là tập mở, bị chặn có biên trơn, 

:f |R  |R  là một hàm thỏa điều kiện Caratheodory. 

1) Ta nói hàm  )(Hu 1    là một nghiệm yếu của (2.3) nếu 

)(L)u,x(f )2N(

N2

  , 

|RN  (N  3)  là miền mở, bị chặn với biên trơn, 



   
 

 )(Hdx)u,x(fdxu 1
0 . 

2) Ta nói hàm  )(Hu 1    là một nghiệm dưới của (2.3) nếu 

  treân0u,)(L)u,x(f )2N(

N2

, 

 
 

 treânn.k.h0),(Hdx)u,x(fdxu 1
0 . 

Mệnh đề 2.2.2. [6] 

Giả sử hàm  :g IR  IR  thỏa mãn điều kiện Caratheodory và các điều kiện sau: 

i) Với mọi  x   thì  0)0,x(g    và hàm   )u,x(gu   là tăng. 

ii) Với mọi  t > 0  tồn tại hàm  )(Lh 1
t    sao cho 

  )x(htu:)u,x(gsup t . 

Thế thì với  mọi  )(Hh 1     bài toán biên 

  ,trongh)u,x(gu    

     treân0u , 

có duy nhất nghiệm yếu  u  thỏa mãn điều kiện   ).(L)u,x(ug 1   

 Giả sử các dữ kiện trong bài toán (2.2) thỏa mãn các điều kiện sau: 

(H1) 1r,qr,
)r21q(N)1q(2

)1q(N2
svôùi)(L)x(m s 




 . 

(H2) 0)x(m    h.k.n trong    và tồn tại số  0m 0  , tập /   có biên trơn sao cho 

   /
0

/ x,m)x(m;  . 

 

Gọi  u1  là hàm riêng ứng với giá trị riêng thứ nhất của bài toán biên 

   /tronguu  ,    (2.4) 

           /treân0u   



và 0u   là hàm bằng  0  trên  /\  , bằng  1cu   trên  /   với 0c    đủ nhỏ. 

Định lý 2.2.3. 

Giả sử các điều kiện (H1), (H2) được thỏa mãn và hàm  u0  được định nghĩa như trên. Khi 

đó phương trình (2.2) có nghiệm lớn nhất và nhỏ nhất trong  ,u0 . 

Chứng minh 

Bước 1: Ta sẽ chứng minh rằng hàm  0u   nói trong phát biểu định lý sẽ 

là một nghiệm dưới của (2.2). 

Gọi  1   là giá trị riêng đầu của bài toán biên (2.4) và đặt 

   











,\x,0

x,)x(u
)x(u

/

/
1  

thì theo [4]  ta có   uu 1 ,  theo nghĩa yếu, nghĩa là: 

    
 

 0),(H,dxudxu 1
1 . 

Do đó để  ucu0    là nghiệm dưới của (2.2) ta chỉ cần chọn  c  sao cho 

    
 






  0),(H,dx)x(uc)x(uc)x(mdxuc 1

0

qr

1 , (2.5) 

hay 

     
 


/ /

1
0

q
1

r
111 .0),(H,dx)x(cu)x(cu)x(mdxcu  

Ta coù 

       )x(cu)x(cu)x(cu)x(m 11
q

1
r

1  

         /r1
11

rq
10

r
1 x,0)x(cu)x(cum)x(cu   , 

khi  0c    đủ nhỏ vì   0r1,0rq    và )x(u1   bị chặn trên  / . Như vậy ta có thể chọn  

c  đủ nhỏ để (2.5) đúng hay  ucu0    là nghiệm dưới của (2.2). 

Bước 2: Đưa về bài toán tìm điểm bất động của ánh xạ tăng. 



Với mỗi  )(Lu 1q    ta xét bài toán tìm nghiệm yếu của bài toán: 

  ,trongu)x(mzz rq     (2.6) 

        treân0z . 

Ta sẽ áp dụng mệnh đề 2.2.2 cho bài toán (2.6). Hiển nhiên hàm qz)z,x(g    thỏa mãn 

các điều kiện i), ii) của mệnh đề 2.2.2. 

Vì  )(Lm),(Lu s1q    ta dễ dàng suy ra 

  
1qrs

)1q(s
tvôùi),(Lu).x(m tr




 . 

Từ điều kiện (H1) của định lý ta có  
2N

N2
t


 , do đó   

 )(H)(Lu)x(m 12N

N2

r   . 

Như vậy, tất cả các điều kiện của mệnh đề 2.2.2 được thỏa mãn và bài toán (2.6) có duy 

nhất nghiệm yếu  )(Hz 1
0    sao cho  )(Lz 11q  . 

Xét ánh xạ  T  đặt tương ứng mỗi  1qLu   với nghiệm duy nhất  z  của (2.6) thì ta có  T  

là một ánh xạ từ  1qL    vào 1qL    và  u  là nghiệm yếu của (2.2) khi và chỉ khi  u  là điểm 

bất động của ánh xạ  T. 

  Ta sẽ chứng minh  T  là ánh xạ tăng. 

Giả sử  )(Lv,u 1q     và  vu  .  Với  )(H1
0  , theo định nghĩa của  T  và khái niệm 

nghiệm yếu ta có 

    
 

 ,dx)Tu(u)x(mdxTu qr  

    
 

 ,dx)Tu(v)x(mdxTv qr  

và do đó 



      
 

 .dx)Tv()Tu(vu)x(mdx)TvTu( qqrr   (2.7) 

Theo mệnh đề 2.1.3 ta có     )(HTvTu 1
0    và dễ dàng kiểm tra: 

        0)TvTu()Tv()Tu( qq    trong   . 

Do đó, cho   )TvTu(   trong (2.7)  ta suy ra 

  


  .0dx)TvTu()TvTu(      (2.8) 

Mặt khác, với mọi  )(Hw 1
0   ta có theo mệnh đề 2.1.3 

  


  0dxww .        (2.9) 

Do vậy, từ (2.8) ta có 

  


  0dx)TvTu(
2

. 

Từ đây, ta suy ra  0)TvTu(     hay   0)TvTu(     h.k.n   trên  . 

Điều này có nghĩa  TvTu    h.k.n  trong   .  Như vậy,  vu    kéo theo  TvTu  . 

  Tiếp theo ta chứng minh 

00 Tuu  .                 (2.10) 

Vì  0u   là nghiệm dưới của (2.2) nên ta có 

   0,)(H,dxuu)x(mdxu 1
0

q
0

r
00  

 

. 

Kết hợp với 

   
 

 )(H,dx)Tu(u)x(mdxTu 1
0

q
0

r
00 , 

ta được 

  
 

 .0,)(H,dx)Tu(udx)Tuu( 1
0

q
0

q
000     (2.11) 



Cho    00 Tuu   trong  (2.11) và chú ý rằng: 

      0Tuu)Tu(u 00
q

0
q
0  

 

ta được 

   


  .0dxTuu)Tuu( 0000  

Lại sử dụng (2.9) ta được 

   


  .0dxTuu
2

00  

Từ đây ta suy ra    0Tuu 00      h.k.n    hay   .Tuu 00   

Từ (2.10) và  T  là ánh xạ tăng ta thấy  T  biến tập đóng   ,u0  vào chính nó. Nghiệm 

yếu cực trị của (2.2) trên  ,u0   chính là các điểm bất động lớn nhất và nhỏ nhất của  T  

trên   ,u0 . 

Bước 3: Chứng minh  T  có điểm bất động lớn nhất, nhỏ nhất trên  ,u0 . 

       Ta sẽ kiểm tra rằng tất cả các điều kiện của mệnh đề 2.1.1 được thỏa mãn. Với  

  Tuu:,uuMu,u 0021      ta đặt )u,umax(u 213   

thì ta có do tính tăng của  T: 

  311 TuTuu   , 322 TuTuu  . 

Từ đây ta có  33 Tuu    hay  03 Mu  . Vậy  M0  là tập có hướng. 

Để chỉ ra rằng ánh xạ  T  thỏa mãn điều kiện ii) của mệnh đề 2.1.1 ta chỉ cần chỉ ra rằng 

tập  T(M0)  bị chặn theo chuẩn trong  )(L 1q  . 

Với mỗi  0Mu , ta có 

   
 

 dx)Tu(u)x(mdxTu qr  

    


 .0),(H,dx)Tu()Tu)(x(m 1
0

qr  



Cho  Tu  ta được 

   
 

  dx)Tu)(x(mdx)Tu(Tu 1r1q2
. 

Dưới đây ta sẽ thấy  )(LTu
/s)1r(   , do đó áp dụng bất đẳng thức Holder cho vế phải ta có 

   
1r

s)1r(s

1q

1q

2

H /Tu.mTuTu







 .           (2.12) 

trong đó  
t
   là chuẩn trong    

2

1

2

H
t uu),(L














 



. 

  Trường hợp    (r + 1)s/  q+1 

Do  )(LTu 1q     ta có )(LTu
/s)1r(   . Từ (2.12), ta có 

   
1r

1q

1q

1q
TucTu








  

với  c  là một hằng số dương. Từ đây và chú ý rằng  r<q  ta suy ra  )M(T 0   là tập bị chặn 

trong  ).(L 1q   

  Trường hợp    (r+1)s/  > q+1 

Từ bất đẳng thức đặt lên chỉ số  s  trong điều kiện (H1)  của định lý ta suy ra 

   
1qrs

)1q(s

2N

N2







.               (2.13) 

Vì hàm    
)trs(

st
t


    tăng nên từ (2.13)  ta có 

   ,
1s)1r(

s)1r(

s)1r(rs

s)1r(s

2N

N2
/

/

/

/












 

      /s)1r(
2N

N2



 . 

Như vậy ta có 

   
2N

N2
s)1r(1q /


  



và do đó ta có thể áp dụng bất đẳng thức  Gagliardo – Nirenberg để có: 

   
t1

1q

t

H/s)1r(
Tu.Tu.CTu




  ,             (2.14) 

trong đó số  t  được xác định từ điều kiện: 

   






 








 N2

2N

q1

1
t

s)r1(

1

q1

1
/

. 

Như vậy ta cũng có  )(LTu
/s)1r(   . Từ (2.12) ta có 

   2

1r

/s)1r(
1H

TuCTu




   ,              (2.15) 

   1q

1r

/s)1r(
11q

TuCTu 




   . 

Kết hợp (2.14)  và (2.15) ta được 

  1q

)1r)(t1(

2

)1r(t

/s)1r(
2/s)1r(

TuCTu 







 . 

Chú ý rằng: 

    1t1t
1q

)1r)(t1(

2

)1r(t








, 

ta suy ra tập  )M(T 0   bị chặn trong  )(L
/s)1r(    và do đó cũng bị chặn trong  )(L 1q  . 

Như vậy, ánh xạ  T  thỏa mãn tất cả các điều kiện của mệnh đề 2.1.1 và do đó nó có 

điểm bất động lớn nhất và nhỏ nhất trên  ,u0 , chính là nghiệm yếu lớn nhất và nhỏ nhất 

của bài toán (2.2). 

Định lý được chứng minh. 

Định lý 2.2.4. 

Giả sử các giả thiết của định lý 2.2.3 đuợc thỏa mãn và  0u   là hàm được định nghĩa trong 

phát biểu của định lý 2.2.3. Gọi  un  là nghiệm yếu (duy nhất) của bài toán: 

r
1n

q
nn u)x(muu    trên   , 0un   trên     (n  IN). 



Khi đó dãy   nu   hội tụ trong  )(H 1
o    về nghiệm yếu nhỏ nhất của bài toán (2.2) trên  

 ,u0 . 

Chứng minh 

Áp dụng mệnh đề 2.2.2 và lý luận ở phần đầu bước 2 trong chứng minh định lý 2.2.3 ta 

thấy hàm  un  được xác định duy nhất theo  un-1. 

Từ định nghĩa của ánh xạ  T  trong chứng minh định lý 2.2.3 và định nghĩa của  un , ta suy 

ra  )u(Tu 1nn  .  Do  00 Tuu    nên dễ dàng chứng minh được   nu   là dãy tăng. Cũng 

theo chứng minh định lý 2.2.3 ta có  nu  bị chặn trong  )(L 1q  . Do đó tồn tại giới hạn  

n
n

uLimy


   h.k.n trong     và trong  )(L 1q  . 

Vì  T  là ánh xạ tăng, ta có  TyTuu nn     (n |N).  Theo định nghĩa nghiệm yếu ta có 

     
  

  dxuy)x(mdxu)Ty(dx)uTy( r
1n

rq
n

q
n , 

)(H1
0  . 

Cho  nuTy    và áp dụng bất đẳng thức Poincare ta có 

  


 dx)uTy(dxuTyc
2

n
2

n  

     
 

  dxuTyuy)x(mdx)uTy(u)Ty( n
r

1n
r

n
q
n

q

  


  dx)uTy(uy)x(m n
r

1n
r  

Cho  n   và áp dụng định lý Beppo-Levi ta có  Ty=y. Vậy  y  là một điểm bất động 

của  T. Cũng từ bất đẳng thức trên ta suy ra yuLim n    trong  )(H1
0  . 

Ta còn phải chứng minh  y  là điểm bất động nhỏ nhất của  T  trên   ,u0 . Thật vậy, 

nếu    ,uy 01   là một điểm bất động của  T  thì dùng qui nạp ta chứng minh được  

1n yu     (n  |N)  và do đó  1yy  . 



Định lý được chứng minh. 

§3. NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA MỘT LỚP BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN. 

Trong mục này chúng tôi sẽ nghiên cứu sự tồn tại nghiệm lớn nhất, nhỏ nhất của bài 

toán sau. 

Tìm hàm  v  sao cho 
















 ,)(LKw,dx)vw)(v,x(fvw,Av

,)(L)v,x(vf),(L)v,x(f,Kv 11

           (2.16) 

trong đó:  

  là tập mở bị chặn trong |RN, với biên trơn, 

    trongn.k.hw:)(WwK p,1
0 ,               (2.17) 

   )(L)(W0 p,1
0     là hàm cố định, 

   vvdivAv
2p



   là toán tử  p-Laplace, 2p  , 

  



 dx)vw(.vvvw,Av

2p
. 

Chúng tôi sẽ đặt các điều kiện sau lên hàm  f. 

)u,u,x(F)u,x(f    với  :F |R+ |R+ |R thỏa mãn: 









)u,x(moïivôùituïclieânhaømlaø)v,u,x(Fv

vmoïivôùiñöôïcñohaømlaø)v,u,x(F)u,x(
)H( 1


 















)u,x(moïivôùitaêngkhoânghaømlaø)v,u,x(Fv

)v,x(moïivôùigiaûmkhoânghaømlaø)v,u,x(Fu

,xn.k.hvôùi0)0,0,x(F

)H( 2



  

  )(L)v,0,x(FH 1
3   với mọi  v > 0  và tồn tại các số  a > 0  và các chỉ số  0r,q    và 

hàm  )(Lm s    sao cho 

qav)v,u,x(F)0,u,x(F  ,             (2.18) 

|R+  , 

|R+ . 

|R+   cố định , 

|R+ . 



ru)x(m)0,u,x(F  ,               (2.19) 

r < q. 

 4H   Ít nhất một trong hai bất đẳng thức sau được thỏa: 

  
*psr

*sp
*p /


  ,                (2.20) 

   
1qsr

)1q(s
*p /




 .                (2.21) 

A. Đưa về bài toán điểm bất động của ánh xạ tăng 

Trong phần này chúng tôi sẽ đưa việc tìm nghiệm bài toán  (2.16) về bài  toán tìm  

điểm bất động của  một  ánh  xạ tăng, tác  động trong không gian )(L 0P  , với *
0 pp    nếu 

có điều kiện (2.20) và 1qp0   nếu có (2.21). Chúng ta sẽ sử dụng hai kết quả sau đây. 

Mệnh đề 2.3.1. [5] 

Giả sử  IRN là một tập mở, bị chặn, )(L)(W p,1
0   , )(Wz

/p,1  ,  K  laø 

tập hợp ở (2.17)  và :g IRIR  là hàm  thỏa điều kiện  Caratheodory sao cho 

g(x , u)  là hàm không giảm theo biến  u  và  g(x, 0) = 0, 

   )(L)x(htu:)u,x(gsup 1
t    với mọi  t > 0. 

Khi đó bài toán tìm  v  thỏa: 






















),(LKw,0dx)vw)(v,x(gvw,zAv

),(L)v,x(vg,)(L)v,x(g,Kv 11

  

có duy  nhất nghiệm, thỏa mãn đẳng thức: 

  


 0dx)v)(v,x(gv,zAv . 

Ở đây  ,  là tác dụng của cặp đối ngẫu )(Wvà)(W
/p,1p,1

0   . 

Mệnh đề 2.3.2. [5] 



Giả sử    )(Wu p,1
0  , )(Wz

/p,1    sao cho 0u    h. k. n  trong   , hz   , vôùi 

)(Lh 1    và   *() (tập các độ do Radon dương).  Giả  thiết  thêm  rằng   vhu     h. 

k. n   trong       với  một  hàm 

)(Lv 1    nào đó.  

Khi đó  )d,(Lu,)(Lhu 11     và ta có hệ thức 

   
 

 hudxhudxudu,h . 

Ở đây )(L1    là không gian các hàm khả tích trên   đối với độ đo Lebesgue, còn  

)d,(L1   là không gian các hàm khả tích trên   đối với độ đo  . 

Bổ đề 2.3.3. 

Giả sử các giả thiết (H1) – (H4) được thỏa và *
0 pp   hoặc 1qp0   tương ứng khi 

(2.20) hoặc (2.21) đúng. Khi đó với mỗi hàm   )(L,u 0p
   bài toán tìm  v  thỏa: 

 





















),(LKw,dx)vw)(v,u,x(Fvw,Av

),(L)v,u,x(vF),(L)v,u,x(F,Kv 11

          (2.22) 

có nghiệm  duy nhất  v  sao cho 

  


 dx)v)(v,u,x(Fv,Av .              (2.23) 

Chứng minh  

Từ   )(Lu 0p     và  )(Lm s     ta suy ra 

)(Lu)x(m tr      với    
0

0

psr

sp
t


 .             (2.24) 

Do giả thiết (H4) ta có  t)p( /*  ,   nên từ (2.19) và (2.24) ta có  

  )(W)(L)(L)0,u,x(F
// p,1*)p(t   .            (2.25) 



Do đó bất đẳng thức (2.22) có thể viết ở dạng tương đương 

 


 0dx)vw()v,u,x(F)0,u,x(Fvw),0,u,x(FAv ,            (2.26) 

       )(LKw   .   

Hàm    
     










)0,(v,)v,x(g

,0v,v),x(u,xF0),x(u,xF
)v,x(g  

là không giảm theo biến   v  và thỏa mãn 

 

).(L)t,0,x(F)0,u,x(F

)t,u,x(F)0,u,x(Ftv:)v,x(gSup

1 


 

Ở đây ta đã sử dụng các giả thiết (H2), (H3) và (2.25). 

Do giả thiết (H1) và điều kiện hàm  )v,u,x(Fu  không giảm, trong [23] đã chứng minh 

rằng hàm   0),x(u,xF   đo được, hàm   v),x(u,xF)v,x(    là hàm Caratheodory. Do đó 

hàm  g  là hàm thỏa điều kiện Caratheodory. 

Áp dụng mệnh đề 2.3.1 thì bài toán (2.26) có duy nhất nghiệm Kv   thỏa mãn (2.23) 

và  

  
 

)(L
)v,u,x(F)0,u,x(Fv

),v,u,x(F)0,u,x(F 1 







.             (2.27) 

vì  )(L)(Wv *pp,1
0  ,  )(L)0,u,x(F

/*)p(  , 

nên từ (2.27) ta suy ra 

)(L)v,u,x(F 1  , )(L)v,u,x(vF 1  . 

Vậy  v  là nghiệm  của bài toán (2.22). Bổ đề được chứng minh. 

Bổ đề 2.3.4. 

Đặt T  là ánh xạ gán mỗi   )(L,u 0p    vào nghiệm duy nhất  v  

 của bài toán (2.22). Khi đó  T  là ánh xạ từ   )(L, 0p    vào chính nó và có các tính chất 

sau: 

1) T  là ánh xạ tăng. 



2) Tập    Tuu:,uM0     là tập có hướng. 

Chứng minh 

Theo định nghĩa của  T  ta có  )(WTu p,1
0  . Nếu  *

0 pp    thì do phép nhúng  

)(L)(W *pp,1
0   ta có  )(LTu 0p  . Trong trường hợp 1qp0  , ta có từ (2.27) và (2.18) 

   )(LTu)Tu,u,x(F)0,u,x(FTu.)Tu(a 1q   

hay  )(L)(LTu 0p1q   . Vậy  T  tác động từ    )(L, 0p    vào chính nó. 

1) Xét   ,u,u 21 ,  21 uu  , ta sẽ chứng minh  21 TuTu  . 

Đặt  2211 Tuv,Tuv    

 )x(v)x(v:x 211  ,   12 \  . 

Trước tiên ta sẽ chứng minh: 

 dx)vv(v)v,u,x(F)vv(v,Av 211112111 


  ,    (2.28) 

 


  dx)vv(v)v,u,x(F)vv(v,Av 212222122 .  (2.29) 

Để kiểm tra (2.28) ta sẽ áp dụng mệnh đề 2.3.2 với 

    )vv(vu 211 , 

 )v,u,x(FAv 111  ,  

 )v,u,x(Fh 11 . 

Ta coù 

 0u   vì có thể viết   )v,vmin(u 21   và  21 v,v . 

   là độ đo Radon dương vì từ (2.22) ta có  

  0u,)(Cu,0u, c  . 

   )v,vmin()v,u,x(Fhu 2111  

)(L)v()v,u,x(F 1
111  . 



Do đó các điều kiện của mệnh đề 2.3.2 được thỏa mãn và ta có 

  


 hudxu,h . 

Đây chính là (2.28). 

Tương tự, để chứng minh (2.29) ta sẽ áp dụng mệnh đề 2.3.2 cho 

   )vv(vu 212 , 

  ),v,u,x(FAv 222   

  ).v,u,x(Fh 22  

Trong trường hợp này, bởi tính đơn điệu của hàm F, ta có 










.trong)v)(v,u,x(F)v)(v,u,x(F

,trong)v)(v,u,x(F
hu

2111122

1222
 

Vì vậy hàm  hu  lớn hơn một hàm thuộc )(L1  . 

Cho 11 vv,uu   trong (2.23) và cộng đẳng thức nhận được với (2.28)  

ta được 




  dx)vv)(v,u,x(F)vv(,Av 2111211 .            (2.30) 

Cho 22 vv,uu   trong (2.23) rồi cộng với (2.29) ta được 




  dx)vv)(v,u,x(F)vv(,Av 2122212 .            (2.31) 

Từ (2.30), (2.31) ta có 

 


  dx)vv()v,u,x(F)v,u,x(F)vv(,AvAv 2122112121 .   (2.32) 

Chú ý rằng  hàm dưới dấu tích phân trong vế phải của (2.32) là bằng 0  

trên 1  và không dương trên 2  (theo  tính đơn điệu của F) ta sẽ có 

 )vv(,AvAv0 2121   



     dx)vv(vvvv 212
2p

21
2p

1





   

       



 dx)vv(vv

2

1 2

21
2p

2
2p

1  + 

         +    dxvvvv
2

1

2

2
1

2
2

2p
1

2p
2




 . 

Từ đây ta suy ra  0)vv( 21     h.k.n  và do đó 0)vv( 21     h.k.n  trên  . Điều này 

cho ta   2211 TuvTuv     h.k.n  trên  . 

2) Giả sử 021 Mu,u  ,  ta sẽ chứng minh  021 M)u,umax(u  . Thật vậy, theo tính 

tăng của  T  ta có 

TuTuu 11  , TuTuu 22   

Do đó  Tuu    hay  0Mu . 

Bổ đề được chứng minh. 

B. Sự tồn tại nghiệm cực trị 

Từ định nghĩa ánh xạ T  ta thấy  v  là nghiệm bài toán (2.16) khi và chỉ khi nó là điểm 

bất động của ánh xạ T trên  , . Do đó để chứng minh (2.16) có nghiệm lớn nhất, nhỏ 

nhất ta chỉ cần chứng minh T có điểm bất động lớn nhất, nhỏ nhất trên  , . 

Định lý 2.3.5. 

Giả sử hàm  f  thỏa mãn các điều kiện (H1)–(H3). Giả thiết thêm rằng: 

(H5)   
*prs

*sp
*)p( /


       và   r + 1 < p. 

Khi đó bài toán  (2.16) có một nghiệm lớn nhất và một nghiệm nhỏ nhất. 

Chứng minh  

Do điều kiện thứ nhất trong (H5) và bổ đề 2.3.4 ta có T  là ánh xạ tăng tác động từ tập 

đóng  ,  vào chính nó trong không gian )(L *p   và tập   Tuu:,uM0   là có 



hướng. Do ghi chú 2.1.2 để chứng minh T có điểm bất động lớn nhất và nhỏ nhất trên  ,  

ta chỉ cần chỉ ra rằng )M(T 0  là tập bị chặn. Trong các lý luận dưới đây ta sẽ dùng ký hiệu 

iC  để chỉ những hằng số dương khác nhau. 

Với  )M(TTuv 0  ta có theo (2.23) 

  dx)v()v,u,x(F)0,u,x(Fv,Av  


 

  


 ,Avdx)v)(0,u,x(F .             (2.33) 

Ký hiệu A là vế trái của (2.33). Từ (2.18) trong giả thiết (H3) ta có 

  
 

 dx)v(vadxvA qp
. 

Từ (2.19) và (2.27) ta có )(Lv 1q   . Từ đây và )(L   , ta có thể áp  

dụng bất đẳng thức Holder: 

  













 






























q

1q

1q

1

1q
1q

q

1qq vCdxdxvdxv . 

Vậy ta có 

 q

1q

q1

q1

p

p,1
vvvCA






  

     2
q1

q1

p

p,11 CvvC 



.               (2.34) 

Tiếp theo ta đi đánh giá vế phải của (2.33). Do (2.19) ta có 

  
 

 dx)v(u)x(mdx)v)(0,u,x(F r  

    


 dx)v(v)x(m r  

    


 dxv)x(m 1r .              (2.35) 



Dễ dàng kiểm tra rằng: 

  *ps)r1(
*prs

*sp
*)p( // 


 . 

Do đó, vì  )(Lv *p    ta suy ra  )(Lv
/s1r  . Từ (2.35) và bất đẳng thức Holder ta có 

 







1r

/s)1r(s
v.mdx)v)(0,u,x(F  

       
1r

*p3 vC


 .             (2.36) 

Để đánh giá ,Av  ta sử dụng bất đẳng thức Young 

 p/p b)(caab  ,  0,0b,0a  . 

Ta coù 

 



 dxvv,Av

2p
 

    



 dxv

1p
 

    











 dxCv

p/p)1p(
 

    4
p

p,1
Cv  .                (2.37) 

Từ (2.33), (2.34), (2.36), (2.37) ta đi đến 

  4
p

p,1

1r

*p32
p

p,11 CvvCCvC 


.  

Chọn   đủ nhỏ ta có 

  1vCv
1r

*p5
p

p,1



. 

Cuối cùng do tính liên tục của phép nhúng  )(L)(W *pp,1    ta có 

   1vCv
1r

*p6
p

*p



. 



Sử dụng giả thiết  p1r  ,  từ đây ta suy ra tập  )M(T 0  bị chặn trong  )(L *p  . 

Định lý được chứng minh. 

Định lý 2.3.6. 

Giả sử các giả thiết (H1)–(H3)  và  (H6) sau đây được thỏa mãn: 

(H6)  
1qrs

)1q(s
*)p( /




      và  r + 1  p.  

Khi đó bất đẳng thức biến  phân (2.16) có nghiệm lớn nhất, nhỏ nhất. 

Chứng minh  

Với các giả thiết (H1)–(H3) và (H6)  ta biết ánh xạ  T  định nghĩa trong bổ đề 2.3.4 sẽ tác 

động từ  ,  vào  ,  trong không gian )(L 1q   và là ánh xạ tăng. Để áp dụng mệnh đề 

2.1.1 về điểm bất động ta sẽ chứng minh tập    Tuu:,uM0    là bị chặn trong  

)(L 1q  . 

Với )M(TTuv 0  ta vẫn có đẳng thức (2.33) và vế trái A của nó thỏa mãn bất đẳng 

thức (2.34). Tiếp theo ta chia chứng minh làm hai trường hợp. 

 Trường hợp   (1 + r)s/  1 + q 

Do )(Lv 1q   , nên ta cũng có )(Lv
/s)r1(   . Do đó từ (2.35) và bất đẳng thức Holder 

ta được 

 







1r

/s)1r(s
v.mdx)v)(0,u,x(F  

     
1r

1q3 vC



 .              (2.38) 

Từ (2.33), (2.34), (2.37), (2.38) ta đi tới 

   4
p

p,1

1r

1q32
1q

1q

p

p,11 CvvCCvvC 







.  

Chọn   < C1 ta có 

   1r

1q5
1q

1q
v1Cv








 . 



Do  r < q  (điều kiện (H3)) nên từ đây ta suy ra tập )M(T 0  bị chặn trong )(L 1q  . 

 Trường hợp   (1 + r)s/ > 1 + q 

Bất đẳng thức thứ nhất trong điều kiện (H6) có thể viết lại ở dạng  

tương đương 

1qr*p

)1q(*p
s/




 .               (2.39) 

Hàm   
)tr*p(

t*p
t


    đơn điệu tăng nên từ (2.39) và trường hợp đang xét ta được 

/

/
/

s)r1(r*p

s)1r(*p
s




  ,   

và do đó  *ps)r1( /  . Như vậy ta có 

   *ps)r1(q1 /  . 

Do vậy ta có thể áp dụng bất đẳng thức Gagliardo – Nirenberg: 










1

p1p,1/s)r1(
v.vCv  ,              (2.40) 

trong đó số   xác định bởi: 

  















 *p

1

q1

1

s)r1(

1

1q

1
/

.  

Vì )(Lv *p   và *ps)r1( /   nên )(Lv
/s)r1(    và áp dụng bất đẳng thức Holder ta 

có từ (2.35) 

  







1r

/s)1r(s
v.mdx)v)(0,u,x(F .            (2.41) 

Từ (2.33), (2.34), (2.37), (2.41) ta đi tới 

   4
p

p,1

1r

/s)1r(
32

1q

1q

p

p,11 CvvCCvvC 







. 

Chọn     đủ nhỏ ta có 



  






 








1r

/s)1r(
5

1q

1q

p

p,1
v1Cvv .            (2.42) 

Từ (2.40) và (2.42) ta đi đến 

q1

1

pr1

/s)r1(
6/s)r1(

v1Cv









 






  .             (2.43) 

Vì 

  )1(
1q

1r

p

1r

1q

1

p
)1r( 























  

     1)1(  , 

nên từ (2.43) ta suy ra tập )M(T 0  bị chặn trong )(L
/s)r1(   và do đó bị chặn trong )(L 1q   

vì ta đang có trường  hợp   /s)r1(1q  . 

Định lý được chứng minh. 

Ví dụ 2.3.7. 

Xét bài toán (2.16)  với  qr uu)x(m)u,x(f   và 

)(Lm,qr s  . 

Hàm số dạng này xuất hiện trong phương trình logistic xét ở §2. 

Các giả thiết (H1) – (H3) được thỏa mãn với   qr vu)x(m)v,u,x(F  . 

 Theo định lý 2.3.5 bài toán (2.16) trong trường hợp này có nghiệm nếu 

  
*prs

*sp
*)p( /


  và r+1 < p. 

Điều này tương đương với: 

  
r1*p

*p
s


    , r+1 < p. 

 Theo định lý 2.3.6, bài toán (2.16) có nghiệm nếu  



1qsr

)1q(s
*)p( /




       và p1r  . 

Điều này tương đương với: 

  
*p

)1*p)(1q(
r,

*rp)1*p)(1q(

*p)1q(
s







   , 1pr  . 



KẾT LUẬN 
 

Trong luận án chúng tôi đã ứng dụng một số kết quả của lý thuyết phương trình toán tử 

trong không gian Banach có thứ tự để nghiên cứu hai lớp bài toán đang được quan tâm 

nghiên cứu gần đây. Đó là nghiên cứu cấu trúc nghiệm  của các bài toán biên phi tuyến phụ 

thuộc tham số và nghiên cứu sự tồn tại nghiệm cực trị của các phương trình và bất phương 

trình biến phân. 

Các kết quả chính của luận án bao gồm: 

1. Chứng minh sự tồn tại một khoảng giá trị của tham số để phương trình toán tử tổng 

quát chứa tham số có nghiệm. 

2. Đối với một lớp bài toán giá trị riêng chứa toán tử p-Laplace một chiều đã chứng minh 

được: 

 Một số tính chất của giá trị riêng chính của toán tử p-Laplace. 

 Tập nghiệm dương của bài toán là nhánh liên tục không bị chặn. 

 Tập các giá trị riêng lấp đầy một khoảng với các đầu mút được tính bằng các công 

thức đơn giản qua các dữ kiện của bài toán. 

3. Chứng minh sự tồn tại nhánh liên tục không bị chặn của tập nghiệm và tập các giá trị 

tham số tương ứng lấp đầy một khoảng, đối với một lớp bài toán biên phi tuyến chứa tham 

số xuất phát từ bài toán tìm nghiệm tuần hoàn của phương trình vi phân ôtônôm cấp hai. 

4. Chứng minh tồn tại nghiệm yếu cực trị của phương trình logistic với sự khuếch tán phi 

tuyến. 

5. Chứng minh tồn tại nghiệm cực trị cho một lớp bất đẳng thức biến phân elliptic. 

Phương pháp nghiên cứu của luận án về bài toán này cho phép khảo sát các bất đẳng thức 

chứa các hàm gián đoạn. 



Các kết quả và phương pháp nghiên cứu của luận án có thể phát triển theo hướng: 

1. Nghiên cứu cấu trúc của tập nghiệm yếu của bài toán biến phân chứa tham số. 

2. Nghiên cứu bài toán về điểm tới hạn của các phiếm hàm trên các không gian có thứ 

tự. 
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